Câu hỏi ôn tập môn Hóa Học lớp 12

                                    Người viết: Trương Văn Bùi

XIN GIỚI THIỆU VỚI CÁC EM HỌC SINH  BỘ TÀI LIỆU THAM KHẢO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  MÔN HOÁ HỌC KHỐI 12
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

CHÖÔNG 1,2:  ESTE- LIPIT- CACBOHYĐRAT
Câu 1). Chất X có công thức phân tử C4H8O2 .Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được chất Y có Công thức phân tử là C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là 


A). HCOOCH3  
B). HCOOC3H7  
C). C2H5COOCH3  
D). CH3COOC2H5  

  Câu 2). Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của nhau? 


A). 3 


B). 4 


C). 5 



D). 6 

   Câu 3). Khi thuỷ phân este CH3COOCH=CH2 trong môi trường axit thu được  


A). CH3COOH và CH2=CH-OH  
B). CH2=CH-COOH và CH3OH  


C). CH3COOH và CH3OH 

D). CH3COOH và CH3CHO  

  Câu 4). Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm  


A). Có thể giặt rửa cả trong nước cứng  
B). Rẻ tiền hơn xà phòng  


C). Có khả năng hoà tan tốt trong nước  
D). Dể kiếm 

  Câu 5). Glucozơ không thuộc loại 


A). monosaccaric 
B). hợp chất tạp chức 
C). cacbohyñrat 
D). ñisaccaric 

Câu  6). Dãy nào sắp xếp đúng theo trật tự nhiệt độ sôi của các chất tăng dần ? 


A). Ancol etylic, đđietylete, etyl clorua, axit axetic. 


B). Axit axetic, ancol etylic, etyl clorua,  đietyl ete 


C). Etyl clorua,đietyl ete, ancol etylic, axit axetic.

D). đietyl ete, etyl clorua, ancol etylic, axit axetic. 

 Câu 7). Cho sơ đồ điều chế chất E từ etilen :
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E  là : 


A). CH3COOCH3    
B). HCOOC2H5  
C). CH3COOC2H5 
D). C2H5COOCH3  

 Câu 8). Cho các chất : CH3COOH, CH3CHO, HCOOH, HCOOC2H5. Có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng tráng gương? 


A). 3 



B). 2 


C). 1 


D). 4 

  Câu 9). Cho sơ đồ chuyển hoá sau: tinh bột (X(Y (Axit axetic. X,Y lần lượt là  


A). Glucozô, etyl axeat  


B). Glucozô, ancol etylic  


C). Ancol etylic, anñehit axetic  
D). Mantozô, glucozô  

  Câu 10). Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau 


A). 2 


B). 3 


C). 5 


D). 4 

  Câu 11). Chỉ ra nội dung đúng : 


A). Este của axit cacboxylic thử​​ờng​​ là những chất lỏng khó bay hơi. 


B). Các este đều nặng hơn nước 


C). Các este tan tốt trong n​ưíc. 


D). Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn so với các axit cacboxylic tạo nên este đó. 

  Câu 12). Phát biểu nào sau đây không đúng 


A). Dẫn khí hyđrô vào dung dịch glucozơ đun nóng ( xúc tác Ni) sinh ra sobitol 

B). Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra kết tủa Cu2O 


C). Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ thành amoni gluconat và Ag kim loại 
D). Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozơ 

  Câu 13). Cho chất X vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây? 


A). Glucozô  
B). Axetanñehit  
C). Saccarozô  
D). Fructozô  

  Câu 14). Có bao nhiêu chất hữu cơ đơn chức  có công thức phân tử là C3H6O2 là đồng phân cấu tạo của nhau? 


A). 4 


B). 6 


C). 3

 
D). 5 

  Câu 15). Trong các nhận xét dươi đây, nhận xét nào không đúng 


A). Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau  


B). Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng. 

C). Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với hyđrô sinh ra cùng một sản phẩm 

D). Cho glucozơ và fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3( đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc 

  Câu 16). Hợp chất X có công thức cấu tạo là CH3OOCCH2CH3.Tên gọi của X là: 


A). Propyl axetat 
B). Etyl axetat 
C). Metyl propyonat 
D). Metyl axetat 

  Câu 17). Để phân biệt ba chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn, ta dùng thuốc thử là  


A). Cu(OH)2/NaOH, to  


B). Cu(OH)2  


C). Dung dịch iot  



D). Dung dịch AgNO3/NH3  

  Câu 18). Khi thuỷ phân bất kì chất béo nào cũng thu đ​ửợc  


A). axit oleic. 
B). axit panmitic. 
C). axit stearic. 
D). glixerol. 

 Câu 19). Axit béo no thử​ờng gặp là : 


A). Axit stearic. 
B). Axit oleic. 
C). Axit linoleic. 
D). Axit butiric. 

  Câu 20). Chất X có công thức phân tử C4H8O2 .Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với hyđro là 23.Tên của X là  


A). Etyl axetat 
B). propyl fomat 
C). metyl axetat 
D). metyl propyonat 

 Câu 21). Cho các chất sau đây : [image: image2.wmf] 
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Những chất thuộc loại este là  


A). 1,2, 3, 6, 7 
B). 1, 2, 3, 4, 5, 6 
C). 1, 2, 3, 5, 7 
D). 1, 2, 4, 6, 7 

    Câu 22). Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%.Toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 ( dư) tạo ra 80g kết tủa. Giá trị của m là  


A). 72 

B). 108 

C). 96 

D). 54 

 Câu 23). Chất không tham gia phản ứng thuỷ phân là 


A). Tinh bột  
B). Xenlulozô  
C). Fructozô  
D). Saccarozô  

  Câu 24). Cho các phát biểu sau:

a)Chất béo thuộc loại hợp chất este

b)Các este không tan trong nước là do chúng nhẹ hơn nước

c)Các este không tan trong nước và nổi trên mặt nước là do chúng không tạo được liên kết hyđrô với nước và nhẹ hơn nước

d)khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp ( có xúc tác Ni) thì chúng chuyển thành chất béo rắn

e)Chất béo lỏng là các  triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử 

Những phát biểu đúng là 


A). a, d, e 
B). a, c, d, e 
C). a,b, c, d, e 
D). a, b, d  

  Câu 25). Chất béo có đặc điểm nào sau đây 


A). Là chất rắn, không tan trong nước, có nhiều trong dầu, mỡ động, thực vật  

B). Không tan trong nước, nhẹ hơn nươcù, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật 


C). Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước 

D). Không tan trong nước, nặng hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật 

 Câu 26). Axit có cấu tạo : CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOH đử​ợc gọi là : 


A). Axit stearic. 
B). Axit panmitic.
 
C). Axit linoleic. 
D). Axit oleic. 

  Câu 27). Công thức cấu tạo của este được tạo thành từ ancol đơn chức và axit đơn chức la.ø  


A). R'OOCR(R' là gốc HC của axit,R là gốc hyđrocacbon của ancol) 


B). RCOOR'(R là gốc HC của ancol,R' là gốc hyđrocacbon của axit) 


C). R'COOR(R là gốc HC của axit,R' là gốc hyđrocacbon của ancol) 

D). RCOOR'(R là gốc HC của axit,R' là gốc hyđrocacbon của ancol) 

Câu  28). Glucozô và saccarozơ đều không thuộc loại  


A). Ñisaccarit  
B). Polisaccarit  
C). Hợp chất tạp chức  
D). Monosaccarit  

  Câu 29). Fructozơ không phản ứng được với  


A). H2/Ni,t0  


B). Cu(OH)2  


C). Dung dịch brôm  

D). Phức bạc aminiac trong môi trường kiềm 

  Câu 30). Phản ứng nào xảy ra hoàn toàn ? 


A). Thuỷ phân chất béo trong môi trường axit


B). Phản ứng thuỷ phân este trong môi tr​ưêng axit. 


C). Phản ứng este hoá. 


D). Phản ứng thuỷ phân este trong môi tr​ưêng kiềm. 

  Câu 31). Chất lỏng hoà tan được xelulozơ là  


A). Benzen  
B). Nước svayde  

C). Ete  

D). Etanol  
Câu 32). Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng  


A). Nước và quì tím  


B). Nước broâm  


C). Dung dịch NaOH 


D). Nước và dung dịch NaOH 

Câu 33). Vinyl axetat là este được điều chếtrực tiếp  từ 


A). CH3COOH và CH2=CH-OH  
B). CH3COOH và CH
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C). CH3COOH và CH3CHO  

D). CH3COOH và C2H5OH 

  Câu 34). Hợp chất X đơn chưcù có công thưcù đơn giản là CH2O. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na.Công thức cấu tạo của X là: 


A). HCOOCH3 
B). CH3COOCH3 
C). CH3CH2COOH 
D). CH3COOH 

  Câu 35). Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hyđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 


A). Natrihyñroxit 


B). Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng 


C). AgNO3/NH3 đun nóng 
D). Cu(OH)2 ở nhiệt đô thường 

  Câu 36). Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại  


A). Cacbohyñrat  
B). Ñisaccarit  
C). Polisaccarit  
D). Monosaccarit  

  Câu 37). Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH? 


A). 6 


B). 5 


C). 8 


D). 4 

Câu 38). Trong thành phần của xà phòng và chất giặt rửa có một số este. Vai trò của các este là 


A). Tạo hương thơm mát dễ chịu 


B). Tạo màu sắc hấp dẫn  


C). Làm giảm giá thành của xà phòng và chất giặt rửa 


D). Làm tăng khả năng giặt rửa 

Câu 39). Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 ( có mặt H2SO4 loãng) thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y.Từ  X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là: 


A). Metyl propyonat 
B). Propyl fomat 
C). Etyl axetat 
D). Ancol etylic 

  Câu 40). Để nhận biết ba lọ dung dịch: glucozơ, ancol etylic, saccarozơ đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là  


A). Na  



B). CH3OH/ HCl  


C). Cu(OH)2/NaOH, tO   

D). Dung dịch AgNO3/NH3  

 Câu 41). Nhóm mà tất cả đều tác dụng với nước ( khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là  


A). Saccarozô, CH3COOCH3, benzen  
B). C2H6, CH3COOCH3, tinh boät  

C). Tinh boät , C2H2, C2H4  


D). C2H4, CH4, C2H2  

 Câu 42). Phản ứng giữa axit R(COOH)m và ancol R'(OH)n tạo ra  


A). (RCOO)m.nR' 


B). Rn(COO)m.nR'm

C). Rm(COO)m.nR'n 

D). R(COOR')m.n 

  Câu 43). Một cacbohyđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau:

Z + Cu(OH)2/NaOH  tạo dung dịch xanh lam, đun nóng tạo thành  kết tủa đỏ gạch.

Vậy Z không thể là  


A). Fructozô  
B). Glucozô  
C). Saccarozô  
D). Matozô  

    Câu 44). Chất không tan được trong nước lạnh là  


A). Saccarozô  
B). Glucozô  
C). Tinh bột  
D). Fructozô  

  Câu 45). Có 3 dung dịch mất nhãn : glixerol, ancol etylic, fomanđehit. Có thể nhận ra mỗi dung dịch bằng  


A). Br2  

B). Cu(OH)​2 /NaOH/to
C). Na 

D). AgNO3/NH3  

 Câu 46). Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic ( có xúc tác axit )có thể thu đựơc mấy  este  


A). 6 


B). 4 


C). 5 


D). 3  

  Câu 47). Chất có mùi thơm dễ chịu, giống mùi quả chín là : 


A). Amyl propionat 
B). Glucoz¬. 
C). Etanoic. 
D). Etanol.
 

  Câu 48). Xà  phòng và chất giặt rửa có  điểm chung là 


A). Chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các vết bẩn 

B). Sản phẩm của công nghệ hoá dầu 

C). Các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoá chất béo 
D). Có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật 

  Câu 49). Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3( đun nóng) giải phóng Ag là 


A). Axit axetic 
B). Fomanñehit  
C). Axit fomic  
D). Glucozô  

  Câu 50). Phản ứng thủy phân este đ​ửợc thực hiện trong : 


A). Nước 



B). Dung dịch kiềm. 

C). Dung dịch axit. 

D). Nưíc, dung dịch axit, dung dịch kiềm 

  Câu 51). Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng 


A). Tất cả các cabohyđrat đều có công thức chung là Cn(H2O)m 

B). Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m ñều là cacbohyñrat 

C). Đa số các cabohyđrat có công thức chung là Cn(H2O)m 

D). Phân tử các cacbohyđrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon
Câu 52). Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là  


A). Mật ong  
B). Đường phèn  
C). Mật mía  
D). Đường kính  

  Câu 53). Để phân biệt ba chất: hồ tinh bột, dung dịch glucozơ, dung dịch KI đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là  


A).  Dung dịch iot  
B). Oxi  
C). Ozon  
D). Dung dịch AgNO3/NH3  

 Câu 54). Phát biểu nào sau đây không đúng  


A). Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch 
B). Dầu thực vật là chất béo chứa chủ yếu gốc axit béo không no nên ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ thường 

C). Chất béo là tri este của glixerol với axit cacboxylic đơn chức mạch dài không phân nhánh 

D). Chất béo chứa chủ yếu các gốc axit béo no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng 

Câu 55: Công thức chung của este tạo bởi một axit cacboxylic no, đơn chức và một ancol no, đơn chức (cả axit và ancol đều là mạch hở) là:

A. CnH2n+2O2

B. CnH2n-2O2 
C. CnH2nO3

D. CnH2n+1COOCmH2m+1
Câu 56: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo:

A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. C3H7COOH

D. C2H5COOH

Câu 57: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần?

A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH

B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
D. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH

Câu 58: Khi thuỷ phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được:

A. axit axetic và ancol vinylic


B. axit axetic và anđehit axetic

C. axit axetic và ancol etylic


D. axit axetic và axetilen

Câu 59: Cho este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được hai muối hữu cơ và nước. X có tên gọi là

A. metyl benzoat
B. Benzyl fomat
C. phenyl fomat

D. phenyl axetat

Câu 60: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5
Câu 61: Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo ra este có công thức phân tử C4H6O2. Tên gọi của este đó là:
A. metyl acrylat
B. metyl metacrylat
C. metyl propionat

D. vinyl axetat

Câu 62: Một este X có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. HCOO–CH=CH–CH3


B. CH3COO–CH=CH2
C. HCOO–C(CH3)=CH2



D. CH2=CH–COOCH3
Câu 63: Thuỷ phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được:

A. axit axetic và ancol vinylic


B. natri axetat và ancol vinylic


C. natri axetat và anđehit axetic


D. axit axetic và anđehit axetic

Câu 64:  Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất E là.

A. etyl axetat

B. propyl fomat
C. isopropyl fomat

D. metyl propionat

Câu 65: Este mạch hở, đơn chức, chứa 50% C (về khối lượng) có tên gọi là:

A. etyl axetat

B. vinyl axetat

C. metyl axetat

D. vinyl fomat 

Câu 66: Tỉ khối hơi của một este đối với hiđro là 44. Khi thuỷ phân este đó tạo nên hai hợp chất. Khi đốt cháy cùng lượng mỗi hợp chất tạo ra sẽ thu được cùng thể tích CO2 (trong cùng điều kiện t0, p). Công thức cấu tạo thu gọn của este là:

A. H–COO–CH3 
B. CH3–COO–CH3    C. CH3–COO–C2H5

D. C2H5–COO–CH3
Câu 67: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trường axit là:

A. phản ứng thuận nghịch


B. phản ứng xà phòng hoá

C. phản ứng không thuận nghịch

D. Phản ứng cho-nhận electron

Câu 68: Để biến một số loại dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình:

A. hiđro hoá (có xúc tác Ni)


B. cô cạn ở nhiệt độ cao

C. làm lạnh





D. xà phòng hoá

Câu 69: Qua nghiên cứu phản ứng este hoá xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) của xenlulozơ có:

A. 5 nhóm hiđroxyl
B. 3 nhóm hiđroxyl    C. 4 nhóm hiđroxyl     D. 2 nhóm hiđroxyl

Câu 70  Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở?

A. khử hoàn toàn glucozơ cho hexan



B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc

C. glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO–

D. khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men tạo ancol etylic

Câu 71: Cho các chất hữu cơ sau: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 72: Đồng phân của glucozơ là:

A. saccarozơ

B. mantozơ

C. xenlulozơ


D. fructozơ

Câu 73: Khi thuỷ phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là:

A. fructozơ


B. glucozơ

C. saccarozơ


D. mantozơ

Câu 74: Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ?

A. chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt

B. có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín

C. còn có tên là đường nho
D. có 0,1% trong máu người

Câu 75: Amilozơ được tạo thành từ các gốc:

A. (-fructozơ

B. (-glucozơ

C. fructozơ


D. glucozơ

Câu 76: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc?

A. saccarozơ

B. tinh bột


C. glucozơ


D. xenlulozơ

Câu 77: Có bốn chất: glucozơ; glixerol; etanol; anđehit axetic. Thuốc thử có thể dùng để nhận biết từng chất riêng biệt trong bốn chất trên là:

A. Na kim loại




B. nước brom

C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

D. dung dịch AgNO3/NH3
Câu 78: Saccarozơ có thể tác dụng với các chất:

A. H2/Ni, t0; Cu(OH)2



B. Cu(OH)2; (CH3CO)2O/H2SO4 đặc, t0
C. Cu(OH)2; dung dịch AgNO3/NH3

D. H2/Ni; CH3COOH/H2SO4 đặc, t0
Câu 79: Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?

A. H2/Ni, t0

B. Cu(OH)2

C. dung dịch AgNO3/NH3
D. dung dịch brom

Câu 80: Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất?

A. phản ứng với Cu(OH)2, t0


B. phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3
C. phản ứng với H2/Ni, t0



D. phản ứng Na

Câu 81: Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là:

A. đều có trong củ cải đường




B. đều tham gia phản ứng tráng bạc

C. đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh

D. đều được sử dụng trong y học làm “huyết thanh ngọt”

Câu 82: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về:

A. Công thức phân tử



B. tính tan trong nước lạnh 

C. cấu trúc phân tử




D. phản ứng thuỷ phân

Câu 83: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?

A. tính chất của nhóm anđehit

B. tính chất của poliol

C. tham gia phản ứng thuỷ phân

D. tác dụng với CH3OH trong HCl


Câu 84: Glucozơ tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?

A. H2/Ni, t0; Cu(OH)2; dung dịch AgNO3/NH3; H2O/H+, t0
B. dung dịch AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2/Ni, t0; CH3COOH/H2SO4 đặc, t0
C. H2/Ni, t0; dung dịch AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2
D. H2/Ni, t0; dung dịch AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2
DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


Dạng bài tập este - lipit

Câu 85: Đun 12,00 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (có xúc tác H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:

A. 70%

B. 75%

C. 62,5%


D. 50%

Câu 86:. Đốt cháy hoàn toàn 2,2g este X thu được 2,24 lit khí CO2(đktc) và 1,8g nước, công thức phân tử của X là


A. C2H4O 
B. C3H6O2 
C. C4H8O2 

D. C4H6O2
Câu 87:. Đun sôi hỗn hợp X gồm 12g axit axetic và 11,5g ancol etylicvới axit H2SO4đđ làm xúc tác đến khi kết thúc phản ứng thu được11,44g este. Hiệu suất phản ứng este hoá là


A. 66,67% 

B. 52% 

C. 65% 

D. 50% 

Câu 88: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1,      C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 3,28 gam. 

B. 8,56 gam. 

C. 8,2 gam. 

D. 10,4 gam.

Câu 89: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 400 ml. 

B. 300 ml. 

C. 150 ml. 

D. 200 ml.

Câu 90: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat
B. Etyl axetat
C. Etyl propionat
D. Propyl axetat

Câu 91: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất  hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

A. HCOOC3H7
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H5
D. C2H5COOCH3
 Câu 92. Khi thuỷ phân saccarozơ, thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ, khối lượng saccarozơ đã thuỷphân là  


A). 288g 

B). 513g 

C). 270g 


D). 256,5g 

Câu 93: Cho glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng là:

A. 24 gam

B. 40 gam

C. 50 gam


D. 48 gam

Câu 94: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu (biết etanol nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, etanol bị hao hụt mất 10%). Thể tích rượu 400 thu được là: 

A. 3194,4 ml

B. 2785,0 ml

C. 2875,0 ml

D. 2300,0 ml

Câu 95: Khử glucozơ bằng hiđro để tạo sbitol. Khối lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là:

A. 2,25 gam

B. 1,44 gam

C. 22,5 gam


D. 14,4 gam

Câu 96: Khối lượng Ag kết tủa tạo thành khi tiến hành tráng bạc hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam glucozơ là:

A. 2,16 gam

B. 5,40 gam

C. 10,80 gam


D. 21,60 gam

Câu 97: Thể tích H2 (ở đktc) cần để hiđro hoá hoàn toàn 1 tấn triolein (glixerol trioleat) có xúc tác Ni là:

A. 76018 lít

B. 760,18 lít

C. 7,6018 lít


D. 7601,8 lít

Câu 98: Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,92 gam glixerol và 9,58 gam hỗn hợp Y gồm muối của axit linoleic và axit oleic. Giá trị của a là:

A. 8,82 gam

B. 9,91 gam

C. 10,90 gam


D. 8,92 gam

Câu 99: Thuỷ phân hoàn toàn một lượng chất béo E bằng dung dịch NaOH thu được 1,84 gam glixerol và 18,24 gam muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó có công thức cấu tạo thu gọn là:

A. (C17H33COO)3C3H5


B. (C17H35COO)3C3H5
C. (C15H31COO)3C3H5


D. (C15H29COO)3C3H5
Câu 100:. Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là


A. 0,4M 
B. 0,3M 
C. 0,2M 
D. 0,1M 
Câu 101:. Cho 11,25 glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lit khí CO2 ( đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là


A. 70 


B. 85% 

C. 75% 

D. 80% 

 Câu 102 Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 g dung dịch saccarozô 17,1% trong môi trường axit vừa đủ  ta được dung dịch X. Cho AgNO3/NH3 vào dung dịch X, đun nhẹ thì thấy khối lượng Ag thu được là


A. 6,75 g 

B. 13,5 g 

C. 7,65 g 

D. 16,0 g 

Câu 103:. Thuỷ phân 8,8g este Xcó công thức phân tử C4​H8O2.bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6g ancol Yvà


A. 8,2g muối 

B. 4,2g muối 

C. 3,4g muối 
D. 4,1g muối 

CHƯƠNG 3 -4
AMIN- AMIOAXIT- PROTEIN- POLIME, VẬT LIỆU POLIME
Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

A. 4. 


B. 3. 


C. 2. 


D. 5.

Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 4. 


B. 3. 


C. 2. 


D. 5.

Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

A. 5. 


B. 7. 


C. 6. 


D. 8.

Câu 4: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

A. 4. 


B. 3. 


C. 2. 


D. 5.

Câu 5: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là

A. 4. 


B. 3. 


C. 2. 


D. 5.

Câu 6: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?


A. 3 amin.      
B. 5 amin.      

C. 6 amin.      

D. 7 amin.      

Câu 7: Anilin có công thức là 

A. CH3COOH. 
B. C6H5OH. 

C. C6H5NH2. 

D. CH3OH. 

Câu 8: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?


A. H2N-[CH2]6–NH2  
B. CH3–CH(CH3)–NH2   C.  CH3–NH–CH3
D. C6H5NH2
Câu 9: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?


A. 4 amin.      
B. 5 amin.      
C. 6 amin.      
D. 7 amin.      

Câu 10: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? 


A. Metyletylamin.      
B. Etylmetylamin.  
C. Isopropanamin.  
D. Isopropylamin.  

Câu 11: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?


A. NH3      
B. C6H5CH2NH2  
C. C6H5NH2  
D. (CH3)2NH  

Câu 12: Trong các chấti dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?


A. C6H5NH2  
B. C6H5CH2NH2  
C. (C6H5)2NH  
D. NH3 

Câu 13: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2?  


A. Phenylamin.
B. Benzylamin.
C. Anilin.      
D. Phenylmetylamin.

Câu 14: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?

       A. C6H5NH2.
B. (C6H5)2NH
C. p-CH3-C6H4-NH2.
D. C6H5-CH2-NH2

Câu 15: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là

A. Anilin 

B. Natri hiđroxit. 
C. Natri axetat. 
D. Amoniac.
Câu 16: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là

A. C6H5NH3Cl. 
B. C6H5CH2OH. 
C. p-CH3C6H4OH. 
D. C6H5OH.

Câu 17: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ,điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là

A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.  B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.

C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2.   D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2.

Câu 18: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac. 

B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. 

D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

Câu 19: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào 

A. ancol etylic. 
             B. benzen. 

C. anilin. 

D. axit axetic. 

Câu 20: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

A. C2H5OH. 

B. CH3NH2. 
C. C6H5NH2. 
D. NaCl.

Câu 21: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch

A. NaOH. 


B. HCl. 

C. Na2CO3. 

D. NaCl.

Câu 22: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là

A. dung dịch phenolphtalein. 
 
B. nước brom.

C. dung dịch NaOH. 


D. giấy quì tím.

Câu 23: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. dung dịch NaCl. 
B. dung dịch HCl.  
C. nước Br2. 
D. dung dịch NaOH.

Câu 24: Dung dịch metylamin trong nước làm

A. quì tím không đổi màu. 


B. quì tím hóa xanh.

C. phenolphtalein hoá xanh. 


D. phenolphtalein không đổi màu.

Câu 25: Chất có tính bazơ là


A. CH3NH2. 

B. CH3COOH. 
C. CH3CHO. 

D. C6H5OH.

Câu 26. Để khử nitrobezen thành anilin, ta có thể dùng chất nào trong các chất sau

Khí H2(1), muối FeSO4(2), khí SO2(3), Fe + dung dịch HCl(4) 


A). 2 và 3  
B). 1 và 4  
C). 1 và 2  
D). Chỉ có 4  

 Câu 27. Để phân biệt bezen, phenol, anilin, ta có thể dùng phản ứng nào trong ba phản ứng sau

1)
với dung dịch H2SO4
2)
với dung dịch NaOH

 3) với nước brôm  


A). Chỉ có 3  
B). Chỉ có 1  
C). Chỉ có 2  
D). 3 rồi 1 hoặc 2  

Câu 28 Điều khẳng định nào sau đây luôn luôn đúng? 


A). Trong phân  tử  amin bất kì số nguyên tử hyđrô luôn luôn là số lẻ. 



B). Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. 



C). Đốt cháy a mol amin bất kì đều sinh ra 2a mol khí N2. 



D). Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ. 

  Câu 29. Sự sắp xếp nào sau đây theo chiều tăng tính bazơ? 


A). C6H5NH2<NH3<C2H5NH2<(C2H5 )2NH2 



B). NH3< C6H5NH2<C2H5NH2<(C2H5 )2NH2 



C). NH3<C2H5NH2<(C2H5 )2NH2< C6H5NH2 



D). C6H5NH2<NH3 <(C2H5 )2NH2<C2H5NH2  

Câu 30. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất (CH3)2CH-NH2  


A). Etylmetylamin  
B). Isopropylamin  
C). Metyletylamin  
D). Isopropanamin  

 Câu 31. Để phân biệt giữa metylamin và NH3, ta có thể dùng phản ứng nào trong các phản ứng sau?

(1) đốt cháy trong không khí

(2)phản ứng với dung dịch H2SO4
(3)phản ứng với dung dịch Fe2(SO4)3  


A). 2 và 3  
B). Chỉ có (2)  
C).  Chỉ có (1) 
D). 1 và 2 

 Câu 32.  Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau:

1)
benzen và phenol

2)
anilin và H2SO4 dư

3)
anilin và dung dịch NaOH  

4)
anilin và nước

Hãy cho biết trong ống nghiệm nào có sự tách lớp  


A). 1,2,3  
B). Chỉ có 4  
C). 1 và 4  
D). 3 và 4  

Câu 33. Muốn điều chế  trimetylamin từ  NH3 phải thực hiện qua mấy phản ứng? 


A). 4 
B). 5 
C). 2 
D). 3 

Câu 34. Các chất sau đây, chất nào có thể điều chế trực tiếp anilin? 


A). Benzen  
B). Nitrobezen  
C). Axetilen  
D). Toluen  

  Câu 35. Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ? 


A). Nhận bằng mùi
 

B). Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3  



C). Nhúng đũa thuỷ tinh vào dung dịch HCl đđ rồi đưa lên miệng bình đựng dung dịch CH​3NH2 đđ 



D). Thêm vài giọt dung dịch H2SO4  

 Câu 36. Chất CH3[CH2]3NH2 có tên là gì? 


A). Butyl-1-amin 
B). Butanamin  
C). Butylamin  
D). Isobutylamin  

 Câu 37. Phát biểu nào sau đây là đúng? 


A). Amin có tính bazơ là do trong phân tử amin có chứa nguyên tử nitơ tương tự trong   NH3 



B). Hầu hết các amin đều là chất khí rất độc. 



C). Cho mẫu giấy quì vào anilin thì giấy quì sẽ đổi màu. 



D). Amin có tính bazơ là do trong phân tử có gốc hyđrocacbon. 

Câu 38. Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất? 


A). NH​3 
B). C6H5NH2 
C). (CH3)2NH 
D). C6H5CH2NH2  

Câu 39. Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin, tỉ lệ số mol a = n(CO2):n(H2O) biến đổi trong khoảng nào 


A). 0.4<a<1.2 
B). 0.4<a<1 
C). 0.8<a<2.5 
D). 0.75<a<1 

  Câu  40. Amin CH3CH(NH2)CH3 có tên thay thế là gì? 


A). Propanamin 
B). Propylamin 
C). isopropylamin 
D). Propan-2-amin 

  Câu  41. Phát biểu nào sau đây là đúng? 


A). Amin chỉ có một loại đồng phân vị trí nhóm chức amin 



B). Bậc của amin tương ứng với số nguyên tử hyđro trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hyđrocacbon. 


C). Amin thơm là amin có chứa vòng benzen trong phân tử. 


D). Gốc phenyl(-C6H5) làm tăng tính bazơ của amin. 

Câu 42. Nhận xét nào sau đây không đúng? 


A). Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin. 



B). Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3 



C). Công thức tổng quát của amin no, mạch hở làCnH2n+2+kNk.

 
D). Các amin đều có thể kết hợp với proton. 

  Câu  43. Gọi tên chất có công thức cấu tạo sau
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A). metyletylisopropylamin 
B). etylmetylpropylamin  



C). etylbutylamin 

D). etylmetylisopropylamin 

 Câu 44. Ứng với công thức phân tử C4​H11N  có bao nhiêu đồng phân amin, trong đó có bao nhiêu amin bậc 1, bậc 2, bậc 3  


A). 8 đồng phân, 3 amin bậc 1, 4 amin bậc 2 và 1 amin bậc 3 



B). 8 đồng phân,4 amin bậc 1, 3 amin bậc 2 và 1 amin bậc 3 



C). 7 đồng phân, 3 amin bậc 1, 3 amin bậc 2 và 1 amin bậc 3  



D). 7 đồng phân, 3 amin bậc 1, 2 amin bậc 2 và 2 amin bậc 3  

 Câu 45. Khi thuỷ phân hoàn toàn 1mol pentapeptit thu được 3 mol glyxin, 1mol alanin, 1mol phenolalanin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm có đipeptit: Ala-Gly, Gly-Ala mà không thấy có Phe-Gly. Vậy cấu tạo của petapeptit này là  


A). Gly-Gly-Ala-Gly-Phe  
B). Gly-Gly-Gly-Phe-Ala 


C). Gly-Phe-Ala-Gly-Gly 
D). Gly-Gly-Gly-Ala-Phe  

 Câu 46. Trong các loại tơ sau đây :[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n (1) ;   [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (2) ; [-NH-(CH2)5-CO-]n (3)

Tơ thuộc loại poliamit  là   


A). 1 
B). 1,3 
C). 1,2 
D). 2 

  Câu 47. Trong các loại tơ sau đây :

[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n (1)

[C6H7O2(OOC-CH3)3]n (2)

[-NH-(CH2)5-CO-]n (3)

Tơ thuộc loại nilon-6,6 là  


A). 1,2,3 
B).  3  
C). 1  
D). 2  

Câu 48. Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit chỉ cần cho phản ứng với  


A). HCl 

B). CH3OH/khí HCl  



C). NaOH và HCl  

D). NaOH 

 Câu 49. Cho các dung dịch của các chất sau: NH2CH2COOH(1), CH3CH2COOH(2) và CH3(CH2)3NH2(3).pH các dung dịch trên tăng theo trật tự nào  


A). 1< 2 < 3  
B). 3 < 2 < 1  
C). 3 < 1 < 2  
D). 2< 3 < 1  

Câu 50. Các chất dưới đây, chất nào tạo được phản ứng trùng ngưng  


A). Axit α-aminoenatoic  
B). Axit oleic và glixerol  


C). Axit stearic và etilenglicol  
D). Ancol etylic và hexametylenñiamin  

  Câu 51). So sánh tinh axit của glixin với axit axetic 


A). Glixin có tính axit yếu hơn hẳn CH3COOH  



B). Glixin có tính axit hơi yếu hơn CH3COOH  



C). Glixin có tính axit mạnh hơn hẳn CH3COOH  



D). Hai chất có tính axit gần bằng nhau  

  Câu 52. Cho các amino axit sau :CH3CH(NH2)COOH(1),NH2-CH-(i-butyl)-COOH(2),

HOOC-CH2-CH(NH2)COOH(3), H2N(CH2)4CH(NH2)COOH(4).

Hãy chọn các amino axit trung tính , bazơ , trung tính  


A). Trung tính:1,2 ; axit: 4 ; bazô: 3  
B). Trung tính:2, 3 ; axit: 1 ; bazô: 4 

C). Trung tính:1,2 ; axit: 3 ; bazô: 4  
D). Trung tính:1 ; axit: 2, 3 ; bazô: 4   

Câu 53. Đốt cháy hoàn toàn a mol một aminoaxit X thu được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. Aminoaxit X có công thức cấu tạo thu gọn là  


A). H2NCH(NH2)COOH   
B). H2N(CH2)3COOH   



C).  H2NCH2COOH  
D). H2NCH2CH2COOH  

Câu 54. Hãy chọn một thuốc thử trong các thuốc thử sau đây để nhận các dung dịch Glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng? 


A). Dung dịch NaOH  
B). Cu(OH)2  



C). Dung dịch AgNO3/NH3  
D). Dung dịch HNO3  

Câu 55. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohyđrat và lipit là  


A). Protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn  



B). Phân tử protein luôn có chứa nitơ  


C). Protein luôn là chất hữu cơ no  



D). Phân tử protein luôn có nhóm chức -OH  

Câu 56. Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân của nhau?

 
A). 6 
B). 3 
C). 4 
D).5

Câu 57. Từ C6H11NO  có thể điều chế tơ capron bằng 1 phản ứng. Tên gọi của C6H11NO và phản ứng điều chế tơ capron là  


A). Caprolactam,phản ứng trùng hợp  


B). Axit α-aminocaproic, phản ứng trùng ngưng  


C). Caprolactam, phản ứng trùng ngưng  



D). Axit α-aminocaproic, phản ứng trùng hợp  

 Câu 58. Khi thuỷ phân H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-COOH  thu được  


A). Ba ( -aminoaxit  
B). Bốn ( -aminoaxit  



C). Hai (-aminoaxit  
D). Hai ( -aminoaxit  

 Câu 59. Tơ tằm là loại poliamit thiên nhiên mà trong phân tử có chứa nhóm chức chính là  


A). -CO-NH-  
B). -NH2  
C). -COO-  
D). -COOH  

  Câu 60. Khi pha glyxin vào nước cất rồi nhỏ vào dung dịch vài giọt quì tím, ta thấy  


A). Quỳ tím hoá xanh  
B). Màu của quỳ tím biết mất  



C). Quỳ tím hoá đỏ  
D). Quỳ tím không đổi màu  

 Câu 61. Amino axit X chứa 1 nhóm amino trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích là 4:1. X có công thức cấu tạo là  


A). H2NCH(NH2)COOH  
B). H2NCH2CH2COOH  



C). H2N(CH2)3COOH  
D). H2NCH2COOH  

  Câu 62. Aminoaxit dạng R-CH(NH2)-COOH ( R là gốc hyđrocacbon no) không thể phản ứng với  


A). Dung dịch brom  
B). Ancol  



C). Axit HCl  

D). Kim loại, oxibazơ, bazơ, muối  

Câu 63. Một amino axit X có 5 cacbon mạch thẳng. Một mol X phản ứng với 2mol NaOH  nhưng chỉ phản ứng được với 1mol HCl. Xác định công thức cấu tạo của X, X thuộc loại nào (trung tính, axit hay bazơ) 


A). HOOCCH2CH2CH(NH2)CH3  axit 




B). NH2CH2CH2CH(NH2)CH2COOH bazô  



C). HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH: axit 



D). HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH: trung tính 

Câu 64. Có ba chất hữu cơ:NH2CH2COOH, CH3CH2COOH  và CH3(CH2)3NH2.Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên chỉ cần thuốc thử nào sau đây? 


A). Quỳ tím  
B).  HCl 
C). CH3OH/HCl 
D).  NaOH  

  Câu 65. Cho các cấu tạo sau đây: NH2-CH2 - COOH(1), CH3-CH(NH2)-COOH (2), 

(CH3)2CH-CH(NH2)-COOH(3), NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH(4), 

HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH(5).Các chất 1,2,3,4,5 lần lượt được kí hiệu là 


A). Glu, Lys, Gly, Ala, Val 
B). Gly, Ala, Val, Lys, Glu  


C). Gly, Lys, Glu, Ala, Val 
D). Glu, Ala, Val, Lys, Gly  

 Câu 66. Phát biểu nào sau đây là đúng 


A). Phân tử các amino axit có một nhóm NH2  và một nhóm COOH  



B). Dung dịch các amino axit không làm đổi màu quỳ tím  


C). Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím  



D). Các aminoaxit đều là chất rắn ở hiệt độ thường
Câu 67: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH 

A. Axit 2-aminopropanoic.    

   B. Axit((-aminopropionic.  

C. Anilin.  




   D. Alanin.  

Câu 68: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH?

       
A. Axit 3-metyl-2-aminobutanoic.

B. Valin.


C. Axit 2-amino-3-metylbutanoic.

D. Axit (-aminoisovaleric.

Câu 69: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A. CH3COOH. 
B. H2NCH2COOH. 
C. CH3CHO. 

D. CH3NH2.

Câu 70: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2?
A. NaCl. 

B. HCl. 

C. CH3OH. 

D. NaOH.

Câu 71: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

A. C6H5NH2. 

B. C2H5OH. 
C. H2NCH2COOH. 
D. CH3NH2.

Câu 72: Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là 

A. C2H6. 

B. H2N-CH2-COOH. 
C. CH3COOH. 
D. C2H5OH. 

Câu 73: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch
A. NaNO3, HCl

B. NaCl, NaOH 
 C. NaOH, HCl 
      D. Na2SO4.

Câu 74: Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n

Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. 

B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH. 

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH. 

D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. 

Câu 75: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch 

A. HCOOH trong môi trường axit. 

B. CH3CHO trong môi trường axit. 

C. CH3COOH trong môi trường axit. 
          D. HCHO trong môi trường axit. 

Câu 76: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO-CH=CH2. 


          B. CH2=CH-COO-C2H5.

C. CH3COO-CH=CH2.                   

D. CH2=CH-COO-CH3.

Câu 77: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. 

B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.

C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. 

D. H2N-(CH2)5-COOH
Câu 78: Có các dung dịch riêng biệt sau:    C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua),                        H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,          H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là


            A. 2. 


B. 5. 


C. 4. 


D. 3.
Câu 79: Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lí của amin là không đúng?

A. Metyl-, etyl-, đimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước.

B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc.

C. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen.

D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.

Câu 80: Các giải thích về quan hệ cấu trúc – tính chất nào sau không hợp lí?

A. Do có cặp electron chưa liên kết trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ.

B. Do nhóm –NH2 đẩy electron về phía vòng benzen nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu tiên vị trí o-, p-.

C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn.

D. Với amin RNH2, gốc R– hút electron làm tăng lực bazơ và ngược lại.

Câu 81: Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Phenol là axit còn anilin là bazơ.

B. Dung dịch phenol làm quỳ tím hoá đỏ, còn dung dịch anilin làm quỳ tím hoá xanh.

C. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dung dịch brom.

D. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hiđro.

Câu 82: Sở dĩ anilin có lực bazơ yếu hơn NH3 là do:

A. nhóm –NH2 còn một cặp electron chưa liên kết.

B. nhóm –NH2 có hiệu ứng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N.

C. gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.

D. phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3. 

Câu 83: Dung dịch metylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

A. NaOH
B. NH3
C. NaCl
D. FeCl3
Câu 84: Lực bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự:

A. C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2NH
B. NH3; CH3NH2; (CH3)2NH; C6H5NH2
C. (CH3)2NH; CH3NH2; NH3; C6H5NH2
D. NH3; C6H5NH2; (CH3)2NH; CH3NH2
Câu 85: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin?

A. CH3NH2 + H2O ( CH3NH3+ + OH–


B. C6H5NH2 + HCl ( C6H5NH3Cl

C. Fe3+ +3CH3NH2+3H2O(Fe(OH)3+3CH3NH3+   

D. CH3NH2 + HNO2 ( CH3OH + N2 + H2O

Câu 86: Dung dịch metylamin không tác dụng với:

A. Axit HCl            B. Dung dịch FeCl3
   C. HNO2
D. Nước brom

Câu 87: Chỉ dùng nước brom không thể phân biệt được hai chất nào sau đây?

A. Dung dịch anilin và dung dịch amoniac
B. Anilin và xiclohexylamin (C6H11NH2)

C. Anilin và phenol

D. Anilin và benzen

Câu 88: Không thể dùng thuốc thử trong dãy chất nào sau đây để phân biệt các chất lỏng phenol, anilin và benzen?

A. Dung dịch brom

B. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH

C. Dung dịch HCl và dung dịch brom
C. Dung dịch NaOH và dung dịch brom

Câu 89: Để tinh chế anilin từ hỗn hợp phenol, anilin, benzen, Cách thực hiện nào dưới đây là hợp lí?

A. Hoà tan hỗn hợp trong dung dịch HCl dư, chiết lấy phần tan. Thêm NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết.

B. Hoà tan trong dung dịch brom dư, lọc kết tủa, đề halogen hoá thu được anilin.

C. Hoà tan trong dung dịch NaOH dư, chiết phần tan và thổi CO2 vào đó đến dư thu được anilin tinh khiết.

D. Dùng dung dịch NaOH để tách phenol, sau đó dùng brom để tách anilin ra khỏi benzen.

Câu 90: Phản ứng điều chế amin nào dưới đây không hợp lí?

A. CH3I + NH3 
[image: image5.wmf]¾¾®

 CH3NH2 + HI

B. 2C2H5I + NH3 
[image: image6.wmf]¾¾®

 (C2H5)2NH + 2HI

C. C6H5NO2 + 3H2 
[image: image7.wmf]¾¾®

 C6H5NH2 + 2H2O

D. C6H5NO2 + 6H 
[image: image8.wmf]Fe/HCl

¾¾¾®

 C6H5NH2 + 2H2O

Câu 91: (-Amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon thứ:

A. Nhất
B. Hai
C. Ba
D. Tư

Câu 92: Cho các chất: 

X: H2N–CH2–COOH

Y: CH3–NH–CH2–CH3


G: HOOC–CH2–CH(NH2)COOH
P: H2N–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)COOH     

T: CH3–CH2–COOH   

Z: C6H5–CH(NH2)– COOH

Amino axit là:

A. X, Z, T, P
B. X, Y, Z, T
C. X, Z, G, P
D. X, Y, G, P

Câu 93: Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo C6H5–CH2–CH(NH2)–COOH là:

A. Axit amino-phenylpropionic
B. Axit 2-amino-3-phenylpropionic

C. phenylamin

D. Axit 2-amino-3-phenylpropanoic 

Câu 94: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

B. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên.

C. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng.

D. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. 

Câu 95: Cho các chất: C6H5NH2 (X1); CH3NH2 (X2); H2NCH2COOH (X3); HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X4); H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH (X5)

Dãy gồm các dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là:

A. X1; X2; X5
B. X2; X3; X4
C. X2; X5
D. X1; X5; X4
Câu 96: Hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N. X tác dụng được với NaOH, H2SO4 và làm mất màu dung dịch Br2. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH(NH2)COOH

B. H2NCH2CH2COOH


C. CH2=CHCOONH4

D. CH2=CH–CH2COONH4
Câu 97: Khi đun nóng, các phân tử (-alanin (axit (-aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo sản phẩm nào sau đây?
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Câu 98: Thuỷ phân đến cùng protein ta thu được:

A. Các (-aminoaxit.

B. Các amino axit giống nhau.

C. Các chuỗi polipeptit.

D. Hỗn hợp các amino axit.

Câu 99: 0,01 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của X có dạng:


A. H2N–R–COOH 

B. (H2N)2–R–COOH




C. H2N–R–(COOH)2
D. (H2N)2–R–(COOH)2
Câu 100: Tri peptit là hợp chất 

      A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.       


      B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

      C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

      D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.

Câu 101. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được CO2, H2O có tỉ lệ mol là 1:1. Polime đó là  


A). Tinh bột  
B). Poli(vinylclorua)       C).  Polietilen  
     D). Polipeptit  

  Câu 102. Loại cao su nào dưới đây được tạo thành do phản ứng đồng trùng hợp?  


A). Cao su buna  

B). Cao su tổng hợp isopren 



C). Cao su buna-S  

D). Cao su clopren  

  Câu 103. Chảo không dính được phủ bằng chất nào sau đây? 


A). Poli(vinylaxetat) 
B). Thuỷ tinh plexeglat 



C). Polietilen  

D). Poli(tetrafloetilen) 

  Câu 104. Cho các polime sau đây :amilozơ(1),amilopeptin(2), xenlulozơ (3),cao su lưu hoá (4), polietilen(5), polipropilen(6). Các polime có cấu trúc mạch thẳng là  


A). 4,5,6 
B). 1,2,3,4  
C). 1,3,5,6 
D). 2,4  

  Câu 105. Polime có cấu trúc cùng loại mạch polime với cao su lưu hoá là  


A). Nhựa polipropilen  
B). Nhựa PVA  



C). Nhựa PVC  

D). Nhựa phenolfomanñehit  

Câu 106: Polivinyl clorua có công thức là 

A. (-CH2-CHCl-)n. 
B. (-CH2-CH2-)n. 
C. (-CH2-CHBr-)n. 
D. (-CH2-CHF-)n. 

Câu 107: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. stiren. 

B. isopren. 

C. propen. 

D. toluen.

Câu 108: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng
A. nhiệt phân. 

B. trao đổi. 

C. trùng hợp. 
D. trùng ngưng.

Câu 109: Monome được dùng để điều chế polietilen là

A. CH2=CH-CH3. 
B. CH2=CH2.
C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 110: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo bậc  nhất của X là


A. 8.


B. 7.


C. 5.


D. 4.
Câu 111: X là một (-amino axit no, phân tử chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH.  Cho 10,3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,95 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. CH3CH(NH2)COOH

B. H2NCH2COOH


C. H2NCH2CH2COOH

D. CH3CH2CH(NH2)COOH

Câu 112: Cho 20 gam hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Biết phân tử khối các amin đều < 80. Công thức phân tử các amin là:

A. CH3NH2; C2H5NH2 và C3H7NH2
B. C2H3NH2; C3H5NH2 và C4H7NH2
C. C2H5NH2; C3H7NH2 và C4H9NH2
D. C3H7NH2; C4H9NH2 và C5H11NH2
Câu 113: Este X được điều chế từ amino axit Y và ancol etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6 gam khí CO2; 8,1 gam nước và 1,12 lít khí nitơ (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. H2N–[CH2)2–COO–C2H5 
B. H2N–CH2–COO–C2H5 

C. H2N–CH(CH3)–COOH

D. H2N–CH(CH3)–COO–C2H5
Câu 114: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35, 5)

A. 43,00 gam.
B. 44,00 gam.
C. 11,05 gam.
D. 11,15 gam.

Câu 115: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 9,9 gam.
B. 9,8 gam.
C. 7,9 gam.
D. 9,7 gam.

Câu 116: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 9,9 gam.
B. 9,8 gam.
C. 8,9 gam.
D. 7,5 gam.

Câu 117: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là

A. H2NC3H6COOH. 


B. H2NCH2COOH. 
C. H2NC2H4COOH. 


D. H2NC4H8COOH.

Câu 118: 1 mol ( - amino axit X  tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287% Công thức cấu tạo của X là 


A. CH3-CH(NH2)–COOH



B. H2N-CH2-CH2-COOH                    


C. H2N-CH2-COOH  




D. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH                    

Câu 119: Khi trùng ngưng 13,1 g axit  ( - aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44 g nước. Giá trị m là 

       
A. 10,41                  
B. 9,04                 
C. 11,02                     
D. 8,43

Câu 120: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Khối lượng phân tử của A là 

A. 150. 

B. 75.


C. 105. 

D. 89.
Câu 121: 0,01 mol aminoaxit (A) tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1,835 gam muối khan. Khối lượng phân tử của A là 

A. 89. 


B. 103.


C. 117.


D. 147.

Câu 122: Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 

A. 11,95 gam. 
B. 12,95 gam. 

C. 12,59 gam. 

D. 11,85 gam.

Câu 123: Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14)

A. 8,15 gam. 

B. 9,65 gam. 

C. 8,10 gam. 
D. 9,55 gam.

Câu 124: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)


A. C2H7N

B. CH5N

C. C3H5N

D. C3H7N

CHƯƠNG 5

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu 1: Phương trình hoá học nào sau đây biểu thị đúng sự bảo toàn điện tích?

A. Fe ( Fe2+ + 1e


B. Fe2+ + 2e  ( Fe3+


C. Fe ( Fe2+ + 2e


D. Fe + 2e ( Fe3+
Câu 2: Nguyên tử kim loại khi tham gia phản ứng hoá học có tính chất nào sau đây?

A. Nhường electron và tạo thành ion âm.
 C. Nhận electron để trở thành ion âm.

B. Nhường electron và tạo thành ion dương.
  D. Nhận electron để trở thành ion dương.

Câu 3: Giải thích vì sao kim loại có những tính chất vật lí chung: Dẫn điện, dẫn nhiệt; dẻo và tính ánh kim là do: 

A. Mật độ electron tự do trong mạng tinh thể




C. Các ion dương kim loại khác nhau

B. Cấu trúc mạng tinh thể không giống nhau

D. Độ bền liên kết.

Câu 4: Ion X+,  Y- và nguyên tử Z có cùng cấu hình electron là: 1s22s22p6. X+, Y–  và Z là:

A. K+, Cl– và Ar

B. Li+, Br– và Ne
 C. Na+, Cl– và Ar
    D. Na+, F– và Ne

Câu 5: Nguyên tử kim loại có cấu tạo:

A. Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng
    

C. Có 4 electron ở lớp ngoài cùng

B.  Có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng               
D. Tất cả đều sai

Câu 6: Đơn chất kim loại có thể có cấu tạo theo kiểu mạng tinh thể:

A. Mạng tinh thể lập phương tâm khối
    

C. Mạng lục phương

B. Mạng tinh thể lập phương tâm diện                
D. Tất cả các ý trên

Câu 7: Mạng tinh thể kim loại được liên kết bởi:

 A. Liên kết ion            
  
B. Liên kết cộng hoá trị       
C. Liên kết kim loại

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Liên kết kim loại là liên kết:

A. Do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu

B. Do sự góp chung electron

C. Do các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau

D. Do lực hút tĩnh điện giữa các nguyên tố có độ âm điện khác biệt

Câu 9: Những kim loại nào sau đây khử được ion Ag+ trong dung dịch muối AgNO3?

 A. Na, Fe, Ni

B. Fe, Ni, Pt


C. Fe, Cu, Ni

D. Ag, K, Zn
Câu 10: Cho các kim loại Al, Fe, Cu, Ag tác dụng với: dd HNO3 loãng, dung dịch H2SO4 đặc nguội, dung dịch AgNO3. Những trường hợp có phản ứng xảy ra với tất cả các dung dịch trên là:

 A. Al, Fe , Cu. 

B. Fe, Cu, Ag  
 
C. Al, Cu, Ag. 
D. Chỉ có Cu.

Câu 11: Sự biến đổi hoá học nào sau đây được gọi là sự oxi hoá?

A. H+ + OH-  ( H2O.                                           

C. Ca ( Ca2+ + 2e  
B. Ca2+ + 2e  ( Ca.                                             

D. CO2 + H2O ( H+ + HCO3-
Câu 12: Sự biến đổi hoá học nào sau đây được gọi là sự khử?

 A. Mg  ( Mg2+ + 2e.   

B.  S2- (  S + 2e.                 

C. Al3+ +3e  ( Al.


D. Cr2+ ( Cr3+ + 1e                                               

Câu 13: Cho phản ứng hoá học: Mg + CuSO4 ( MgSO4 + Cu

  Phương trình nào sau đây biểu diễn sự oxi hoá cho phản ứng trên?

A. Mg2+ +2e ( Mg. 

B. Cu2+ +2e ( Cu.   


C. Mg  ( Mg2+ +2e.

D. Cu  ( Cu2++ 2e.                                               

Câu 14: Cho dãy kim loại sau, dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng của tính khử?

A. Al, Fe, Zn, Mg. 

B. Na, Mg, Al, Fe.


C. Ag, Cu, Mg, Al.

D. Ag, Cu, Al, Mg.


Câu 15: Cho cặp oxi hoá – khử: Mn+/M được mô tả:

A. Mỗi chất oxi hoá của cùng một nguyên tố kim loại M tạo nên cặp oxi hoá khử,

B. Mỗi chất khử của cùng một nguyên tố kim loại M tạo nên cặp oxi hoá khử,

C. Mỗi chất oxi hoá và chất khử của cùng một nguyên tố kim loại M  tạo nên cặp oxi hoá khử.

D. Tất cả đều sai.

Câu 16: Cho các ion Fe2+, Cu2+, Ag+, Mg2+ và các kim loại Fe, Cu, Ag, Mg. Hãy sắp xếp các ion và các kim loại trên theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá và chiều giảm dần tính khử:

A. Ag+, Cu2+,  Fe2+, Mg2+.
     C. Mg2+, Fe2+, Cu2+,Ag+.

      Ag,   Cu,    Fe,     Mg
                                  Mg,    Fe,    Cu,   Ag

B. Mg2+, Fe2+, Ag+,Cu2+.                               D. Fe2+, Mg2+, Cu2+, Ag+
     Mg,     Fe,    Ag, Cu
                                     Fe,     Mg,   Cu,     Ag

Câu 17: Phản ứng oxi hoá - khử sẽ xảy ra theo chiều:

A. Chất OXH sẽ OXH chất khử mạnh nhất tạo ra chất OXH yếu hơn và chất khử yếu hơn.

B. Chất OXH mạnh sẽ OXH chất khử yếu nhất tạo ra chất OXH yếu hơn và chất khử mạnh hơn.

C. Chất OXH yếu sẽ OXH chất khử mạnh nhất tạo ra chất OXH yếu hơn và chất khử yếu hơn.

D. Chất OXH yếu sẽ OXH chất khử yếu nhất tạo ra chất OXH mạnh hơn và chất khử mạnh hơn.

Câu 18: Hợp kim là những hợp chất rắn thu được khi:

A. Nung nóng chảy một hỗn hợp nhiều kim loại khác nhau.

B. Nung nóng chảy một hỗn hợp nhiều phi kim khác nhau.

C. Nung nóng chảy một hỗn hợp nhiều kim loại khác nhau hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim.

D.Nung nóng một hỗn hợp kim loại và phi kim.

Câu 19: Liên kết hoá học trong hợp kim là:

A. Liên kết cộng hoá trị hoặc liên kết ion. 

C. Liên kết kim loại hoặc liên kết ion.

B. Liên kết kim loại hoặc liên kết cộng hoá trị
D. Liên kết ion hoặc liên kết cộng hoá trị.

Câu 20: Ăn mòn kim loại là:

A. Sự phá huỷ kim loại do kim loại tác dụng với môi trường xung quanh.

B. Sự phá huỷ hợp kim do hợp kim tác dụng với môi trường xung quanh.

C. Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường xung quanh.

D. Nguyên nhân khác.

Câu 21: Đặc điểm của ăn mòn điện hoá là:

A. Phát sáng. 
       


C. Phát sinh dòng điện.

B. Không phát sáng.
       


D. Không phát sinh dòng điện.

Câu 22: Quá trình ăn món điện hoá diễn ra:

A. Trong dung dịch chất điện li.  
      


C. Trên bề mặt điện cực.

B. Bên trong điện cực
      


D. Trên dây dẫn.

Câu 23: Chất chống ăn mòn kim loại có tác dụng làm:  

A. Kim loại thụ động với môi trường ăn mòn.

B. Thay đổi tính chất của kim loại.

C. Kim loại hoạt động yếu hơn với môi trường xung qunh.

D. Tăng tốc độ ăn mòn.

Câu 24: Trong ăn mòn ñiện hoá thì tại cực âm xảy ra quá trính:

A. Khử ion H+.
       



C. Oxi hoá nước.

B. Khử oxi.                                                  
D. Oxi hoá kim loại.

Câu 25: Nguyên tắc điều chế kim loại là:

A. Oxi hoá ion kim loại thành kim loại tự do.  C. Có thể khử, cũng có thể OXH ion kim loại

B. Khử ion kim loại thành kim loại tự do.
     D. Tất cả đều sai.

Câu 26: Bằng phương pháp hoá học nào có thể điều chế Ag từ dung dịch AgNO3?

A. Điện phân dung dịch AgNO3
C. Dùng CO khử ion Ag+ trong dung dịch AgNO3.

B. Cho Cu vào dung dịch AgNO3.
D. Cả A và B.

Câu 27: Bằng phương pháp hoá học nào có thể điều chế Mg từ dung dịch MgCl2?

A. Dùng Na tác dụng với dung dịch MgCl2.

B. Đưa MgCl2 về dạng MgO rồi dùng CO khử Mg2+ trong MgO thành Mg.

C. Điện phân dung dịch MgCl2.

D. Cô cạn dung dịch MgCl2 thành MgCl2 khan rồi điện phân nóng chảy MgCl2.

Câu 28: Có dung dịch CuCl2, hãy cho biết có thể có những phương pháp nào để điều chề kim loại Cu từ dung dịch CuCl2?

A. Điện phân. 

B. Thuỷ luyện.
C. Nhiệt luyện. 

D. Tất cả đều đúng.                       

Câu 29: Bằng phương pháp hoá học thích hợp nào có thể điều chế  kim loại Fe từ dung dịch FeCl3.  

 A. Điện phân. 

B. Thuỷ luyện.        
C. Nhiệt luyện.
D. Tất cả đều đúng.                          
Câu 30: Cho nguyên tố A có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1, A thuộc:

A.Chu kì 1, nhóm IVA.               


C. Chu kì 4, nhóm VIIA.                         

B.Chu kì 4, nhóm IB.
        



D.Chu kì 4, nhóm IA.

Câu 31: Xác định kim loại M (thuộc 1 trong 4 kim loại sau: Al, Fe, Na, Ca) biết rằng M tan trong dung dịch HCl cho ra dung dịch muối A. M tác dụng với Cl2 cho ra muối B. Nếu thêm kim loại M vào dung dịch muối B ta được dung dịch muối A:

A. Fe.        


B. Na.            

C. Ca.          


D. Al.

Câu 32: Cho Fe dư tác dụng với HNO3 đậm đặc, nóng. Sản phẩm thu được là: 

A. Fe(NO3)3, NO và H2O.             


C.  Fe(NO3)3, NO2 và H2O 

B. Fe(NO3)2, NO2 và H2O. 



D. Fe(NO3)3 và H2
Câu 33: Cho nguyên tố A có Z = 26. A có cấu hình electron là:

A. 1s22s22p63s23p63d64s2.



C. 1s22s22p63s23p64s2 3d6.

B. 1s22s22p63s23p63d7.                                             
D. 1s22s22p63s23p63d8
Câu 34: Có 4 dung dịch, trong mỗi dung dịch có chứa 1 loại ion sau: Cu2+, Fe2+, Ag+, Pb2+ và có 4 kim loại là Cu, Fe, Ag, Pb. Chúng được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại và chiều giảm dần tính khử của các kim loại như sau:

 A. Ag+,Cu2+,Pb2+, Fe2+.



C. Pb2+, Fe2+, Cu2+, Ag+.  

      Ag, Cu, Pb, Fe. 


     
     Pb, Fe, Cu, Ag.

B. Fe2+, Pb2+, Cu2+, Ag+.  


D. Fe2+ , Pb2+, Ag+, Cu2+.  

      Fe,  Pb,    Cu,   Ag.
                             Fe , Pb, Ag, Cu.                                                

Câu 35: Những chất tác dụng với Fe cho ra muối sắt (III) là:

A. Cl2, HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc.

C. H2SO4 đặc nóng, HNO3  loãng, Cl2.

B. H2SO4 đặc nguội, HNO3, Cl2. 

D. H2SO4, HNO3 đặc nguội, Cl2.

Câu 36: Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu, thu được CuSO4 và FeSO4. Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với Fe, thu được FeSO4 và Cu. Hãy sắp xếp các ion kim loại Fe2+, Cu2+, Fe3+ theo thứ tự tính oxi hoá tăng dần:

A. Cu2+ < Fe3+ < Cu2+
   



B. Fe3+ < Cu2+ < Cu2+    

C. Fe2+ < Fe3+ < Cu2+                                       
D. Fe2+ < Cu2+< Fe3+  

Câu 37: Khi cho Fe tác dụng với khí Cl2 thu được muối clorua của kim loại sắt. Khi cho dung dịch NaOH vào muối clorrua trên thu đước kết tủa có màu:

A. Xanh lục nhạt.          
B. Đen.   

C. Trắng.                     
D. Nâu đỏ.

Câu 38: Cho 4 ion Al3+, Zn2+, Cu2+,Pt2+. Chọn ion có tính oxi hoá mạnh hơn Pb2+.

A. Chỉ có  Cu2+, Pt2+       

B. Chỉ có Al3+, Zn2+ 
C. Chỉ có Cu2+                              
D. Chỉ có Al3+                
Câu 39: Cho 4 kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Chọn kim loại có tính khử yếu hơn H2:

A. Zn và Cu.                       B. Chỉ có Cu

C. Mg và Al.                   
D. Al và Zn.

Câu 40: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào đúng?
1.Cu + 2H+  ( Cu2+ + H2.

2. Cu + Hg2+  ( Cu2+ + Hg.

3. Zn + Cu2+  ( Zn2+ + Cu.

A. Chỉ có 2, 3.                 
B. Chỉ có 1.

C. Chỉ có 2.                    
D. Chỉ có 3.

Câu 41: Cho 1 đinh sắt vào dung dịch CuSO4, thấy có Cu đỏ xuất hiện. Nếu cho Cu vào dung dịch HgCl2 có Hg trắng xuất hiện. Dựa vào các kết quả trên, hãy sắp xếp các kim loại Fe, Cu, Hg theo thứ tự tính khử tăng:

A. Hg < Cu < Fe.               
B. Fe < Cu < Hg.
C. Cu < Fe < Hg.            
D. Cu < Hg < Fe.

Câu 42: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng phương pháp điện hoá, trong các kim loại sau: Cu, Mg, Zn, Pb, nên dùng kim loại nào?

A. Chỉ có Mg.                   
B. Chỉ có Zn.


C. Chỉ có Cu và Pb.           
D. Chỉ có Mg và Zn.     

Câu 43: Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu. Sau phản ứng thu được:

A. Fe và CuSO4.  


B. FeSO4 và CuSO4. 

C. Fe, Fe2(SO4)3, CuSO4.
D. Không xảy ra. 

Câu 44: Cho Fe tác dụng với HNO3 đậm đặc, nóng, dư. Sản phẩm thu được là:

A. Fe(NO3)2, NO2 và H2O.                 

C.  Fe(NO3)3, NO2 và H2O

B. Fe(NO3)3, NO và H2O.                  

D. Fe(NO3)3 và H2
Câu 45: Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho các cặp chất sau lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một: Fe, Cu, Cl2, FeCl2, FeCl3.

A. 3                                       
B. 4                             
C. 5                                
D. 6

Câu 46: Cho 4 kim loại Al, Zn, Ag, Cu. Kim loại nào có tính khử yếu hơn Fe?

A. Cu và Al.                  
B. Al và Zn.               C. Zn và Ag.                 
D. Ag và Cu.

Câu 47: Để bảo vệ vỏ tàu biển không bị ăn mòn, người ta thường gắn những tấm kẽm vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước). Phương pháp bảo vệ đó là:

A. Dùng chất chống ăn mòn.
                              
C. Phương pháp điện hoá.

B. Dùng hợp kim chống gỉ.                                    
D. Phương pháp điện phân

Câu 48: Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al. Người ta thường dùng kim loại nào để làm vật dẫn điện hay dẫn nhiệt?

A. Chỉ có Cu.                    
B. Chỉ có Cu, Al.               
C. Chỉ có Fe, Pb.           

D. Chỉ có Al       

Câu 49: Cho 4 ion sau: Al3+, Zn2+, Cu2+, Pt2+. Chọn ion có tính oxi hoá mạnh hơn ion Pb2+.

  A. Chỉ có Cu2+.                
B. Chỉ có Cu2+, Pt2+.              
  C. Chỉ có Al3+, Zn2+.          
D. Chỉ có Zn2+

Câu 50: Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần : Na+, O2–, Al3+, Mg2+
A. Na+> O2–> Al3+>Mg2+



B. O2–> Na+>Mg2+> Al3+
C. O2–> Al3+>Mg2+> Na+



D. Na+> Mg2+> Al3+> O2–
Câu 51 Ion X- , Y+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6 . X , Y là  


A). Cl và K  
B). F và Na  
C). Br và K  
D). O và Mg  

Câu 52 Phát biểu nào sau đây là sai  


A). Tính chất hoá học chung của kim loại là tính khử  



B). Các kim loại kiềm có khả năng tan trong nước tạo dung dịch bazơ 


C). Nguyên tử kim loại dể nhường electron để thể hiện tính oxi hoá  



D). Kim loại Fe không phản ứng với HNO3 đđ  

Câu 53 kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( khối lượng riêng nhỏ nhất ) trong tất cả các kim loại 


A). natri 
B). Kali 
C). rubidi 
D). Li 

Câu 54 Phát biểu nào sau đây là đúng  


A). Kim loại chỉ tồn tại dạng nguyên tử khi nó ở trạng thái lỏng  


B). Tỉ khối của các kim loại khác nhau là do cấu trúc tinh thể của chúng khác nhau  
C). Năng lượng ion hoá của kim loại tương đối lớn   



D). Các kim loại khác nhau có mật độ electron tự do khác nhau  

Câu 55 Kim loại nào sau đây khử được Ag+ trong dung dịch AgNO3  


A). Fe , Ni , Pt  
B). Na , Fe , Ni  
C). Fe , K , Zn  
D). Fe , Cu , Ni  

Câu 56 Bằng phương pháp hoá học nào có thể điều chế Ag từ AgNO3  


A). Dùng CO khử Ag+  trong dung dịch AgNO3  



B). Điện phân dung dịch hoặc dùng kim loại mạnh hơn như Cu khử Ag+  trong AgNO3  


C). Cho kim loại Na và dung dịch AgNO3  

D). Dùng phản ứng nhiệt nhôm  

   Câu 57. Cho kim loại X tác dụng với dung dịch muối của kim loại Y sinh ra dung dịch muối của kim loại X và giải phóng kim loại Y .Chọn  điều kiện để phản ứng xảy ra theo đúng cơ chế trên  


A). X phải là kim loại có tính khử rất mạnh  


B). X có tính khử yếu hơn Y , X không phản ứng với H2O   


C). Y đứng sau H2 trong dãy điện hoá  


D). X không phản ứng với H2O và Y có tính khử yếu hơn X  

Câu 58. Trong cùng chu kì , bán kính nguyên tử và điện tích của kim loại so với phi kim như thế nào  


A). Bán kính lớn hơn , điện tích tương đương  


B). Bán kính nhỏ hơn , điện tích lớn hơn   

C). Bán kính lớn hơn , điện tích nhỏ hơn  


D). Bán kính tương đương , điện tích nhỏ hơn  

 Câu 59. Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dung chat nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân 


A). Bột than 
B).  Bột sắt 
C). Bột lưu huỳnh 
D). Nước 

Câu 60. Kim loại nào dẽo nhất trong các kim loại sau: 


A). vàng 
B). Bạc 
C). đồng 
D). nhôm  

Câu 61 Dãy kim loại tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường là  


A). Cu, Pb, Rb, Ag 
B). K, Na, Ca, Ba 
C). Al, Hg, Cs, Sr  
D). Fe, Z, Li, Sn  

Câu 62 Để điều chế bazơ kiềm bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ( điện cực trơ) người ta dùng  


A). Muốâi tạo bởi cation kim loại kiềm với anion gốc axit có oxi và điện phân không có màng ngăn  


B). Muốâi tạo bởi cation kim loại sau nhôm  với anion gốc axit không có oxi và điện phân không có màng ngăn  


C). Muốâi tạo bởi cation kim loại kiềm với anion gốc axit không có oxi và điện phân không có màng ngăn  


D). Muốâi tạo bởi cation kim loại kiềm với anion gốc axit không có oxi và điện phân có màng ngăn  

Câu 63. Cho kim loại Fe phản ứng với HNO3 đđ,nóng . Sản phẩm thu được là  


A). Fe(NO3)2 , NO2 , H2O   
B). Fe(NO3)3 , NO , H2O   



C). Fe(NO3)3 , H2  

D). Fe(NO3)3 , NO2 , H2O  

Câu 64. Quá trình ăn mòn điện hoá diễn ra  


A). Trên bề mặt điện cực  
B). Bên trong điện cực  



C). Trên bề mặt kim loại  
D). Trong dung dịch chất điện li  

Câu 65. Trong thực tế , kim loại bị ăn mòn theo kiểu điện hóa bởi nguyên nhân là  


A). Kim loại là chất bị oxi hóa khi tác dụng với chất oxi hóa  



B). Trên bề  mặt kim loại được tráng một lớp kim loại khác có tính khử yếu hơn  
C). Kim loại không nguyên chất tiếp xúc với dung dịch chất điện li  



D). Trên bề mặt kim loại có vết nứt  

Câu 66. Cho các phản ứng sau đây 

Cu + 2H+ (Cu2+ + H2 (1) 

Cu + Hg2+ (Cu2+ + Hg (2) 

Zn + Cu2+  ( Zn2+  + Cu (3) 

Fe + H+ ( Fe3+  + H2 (4)

Phản ứng nào là đúng  


A). 2 và 4  
B). 1 và 3  
C). 2 và 3  
D). 1 và 4  

Câu 67. Trường hợp nào Fe không bị ăn mòn điện hóa khi để vật làm từ các hợp kim sau ngoài không khí ẩm  


A). Fe-Cu  
B). Fe-Mg  
C). Fe-Ni  
D). Fe-Sn  

 Câu 68. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại 


A). đồng 
B).  kẽm 
C). sắt 
D). vonfam 

 Câu 69. Chọn thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính oxi hoá của các ion kim loại tăng dần  


A). Ag+, Cu2+ , Pb2+ , Fe3+  
B). Pb2+ , Cu2+ , Fe3+ , Ag+  

C). Pb2+, Ag+, Cu2+ , Fe3+  
D). Ag+,Fe3+,Cu2+ , Pb2+  

Câu 70. Tách kim loại Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag , Al , Cu , Fe mà khối lượng Ag không đổi , có thể dùng chất nào sau đây  


A). Dung dịch CuCl2  
B). Dung dịch muối sắt III dư   



C). Dung dịch muối sắt II dư  
D). Dung dịch AgNO3 dư  

Câu 71. Phát biểu nào sau đây là đúng  


A). Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim cao hơn  kim loại tạo ra chúng  


B). Nung nóng chảy hỗn nhiều kim loại khác nhau hay hỗn hợp kim loại và phi kim được hợp kim  



C). Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp kim là liên kết ion  



D). Hợp kim dẫn điện , dẫn nhiệt tốt hơn kim loại tạo ra chúng   

Câu 72. Cho dung dịch Fe2(SO4)3 phản ứng  với kim loại Cu thu được FeSO4 và CuSO4 ,cho dung dịch CuSO4 phản ứng với kim loại Fe thu được FeSO4 và Cu .Hãy sắp xếp các ion Fe3+, Fe2+ , Cu2+ theo chiều  tăng tính oxi hoá   


A). Cu2+ < Fe3+ < Fe2+   
B). Fe3+ < Fe2+ < Cu2+  


C). Fe2+ <Fe3+< Cu2+  
D). Fe2+  <  Cu2+ < Fe3+  

Câu 73. Chọn một hợp kim trong số các hợp kim sau đây là hợp kim không gỉ ? 


A). Fe-Cr-Pb  
B). Fe-Cr-Ni  
C). Fe-Cr-Cu  
D). Fe-Cr-Mg  

Câu 74. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại 


A). đồng  
B).  nhôm 
C). bạc  
D). vàng 

Câu 75. Cơ chế sự ăn mòn điện hoá khi để vật bằng thép (Fe-C) có vết sây sát đặt trong không khí ẩm là  


A). Cực âm Fe-3e Fe3+ , cực dương 2H2O+O2 +4e (4OH-  



B). Cực âm Fe-3e (Fe3+, cực dương C+4e (C4-  



C). Cực âm Fe-3e (Fe3+ , cực dương 2H+ +2e  H2   



D). Cực âm Fe-2e(Fe2+ và Fe2+  -1e (Fe3+ , cực dương 2H+ +2e(H2  

Câu 76. Cho các trường hợp ăn mòn sau 

1: sắt tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao 

2 :vật bằng gang (thép) để trong không khí ẩm 

3 :đốt sắt trong khí clo 

4 : sắt nối với nhôm để trong dung dịch HCl 

Trường hợp nào Fe bị ăn mòn hoá học  


A). 2,3  
B). 3,4  
C). 1,2  
D). 1,3  

Câu 77. Các kim loại Fe , Cu ,Ag ,Na , K . Kim loại nào có thể điều chế được từ phương pháp điện phân ,thuỷ luyện và nhiệt luyện  


A). K , Cu , Ag  
B). Ag , Cu , Fe  
C). Fe , Cu , Na  
D). Cu , Ag  

Câu 78.Nối sợi dây nhôm với sợi dây đồng để ngoài không khí ẩm thì nhôm sẽ bị ăn mòn điện hóa , khi đó xảy ra :  


A). Sự khử nhôm ở cực âm  
B). Sự oxi hoá nhôm ở cực dương  



C). Sự khử nhôm ở cực dương  
D). Sự oxi hoá nhôm ở cực âm  

Câu 79: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có 1 đến 3e.

B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e.

C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim.

D. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên tử thường bằng nhau.

Câu 80: Cấu hình electron sau đây ứng với lần lượt nguyên tử của các nguyên tố là:

(a) 1s22s22p63s1; (b) 1s22s22p63s23p64s2; (c) 1s22s1; (d) 1s22s22p63s23p1
A. Ca, Na, Li, Al
B. Na, Ca, Li, Al
C. Na, Li, Al, Ca
D. Li, Na, Al, Ca

Câu 81: Cấu hình electron nguyên tử hay ion nào dưới đây được biểu diễn không đúng?

A. Cr (Z = 24): [Ar]3d54s1


B. Mn2+ (Z = 25): [Ar]3d54s2
C. Fe3+ (Z = 26): [Ar]3d5



D. Cu (Z = 29): [Ar]3d104s1
Câu 82: Có các kim loại Os, Li, Mg, Fe, Ag. Tỉ khối của chúng tăng dần theo thứ tự:

A. Os, Li, Mg, Fe, Ag



B. Li, Fe, Mg, Os, Ag

C. Li, Mg, Fe, Os, Ag



D. Li, Mg, Fe, Ag, Os

Câu 83: Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự:

A. Ag, Cu, Au, Al, Fe



B. Ag, Cu, Fe, Al, Au

C. Au, Ag, Cu, Fe, Al



D. Al, Fe, Cu, Ag, Au

Câu 84: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng.

B. Khi tạo thành liên kết cộng hóa trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm.

C. Hợp kim thường có độ cứng kém các kim loại tạo ra chúng.

D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn so với các kim loại tạo ra chúng.

Câu 85: Kim loại nào dưới đây có thể tan trong dung dịch HCl?

A. Sn


B. Cu


C. Ag


D. Hg

Câu 86: Kim loại nào sau đây có thể đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2?

A. Ni


B. Sn


C. Zn


D. Cu

Câu 87: Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì:

A. Nguyên tử kim loại thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng.

B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hóa nhỏ.

C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền.

D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn.

Câu 88: Ngâm một lá Ni trong các dung dịch loãng các muối: MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Niken sẽ khử được các muối:

A. AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2


B. AlCl3, MgCl2, Pb(NO3)2
C. MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2


D. Cu(NO3)2, Pb(NO3)2
Câu 89: Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu được FeSO4  và CuSO4. Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe được FeSO4 và Cu. Qua các phản ứng xảy ra, dãy gồm các ion kim loại được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần là:

A. Cu2+; Fe3+; Fe2+

B. Fe3+; Cu2+; Fe2+

C. Cu2+; Fe2+; Fe3+

D. Fe2+; Cu2+; Fe3+
Câu 90: Cho 4 cặp oxi hóa–khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag; Cu2+/Cu. Dãy các cặp oxi hóa–khử xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hóa và giảm dần về tính khử là:

A. Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag
B. Fe3+/Fe2+; Fe2+/Fe; Ag+/Ag; Cu2+/Cu

C. Ag+/Ag; Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe
D. Cu2+/Cu; Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag

Câu 91: Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau?

A. Điện phân dung dịch muối clorrua bão hòa tương ứng có vách ngăn.

B. Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao.

C. Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng.

D. Điên phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng.

Câu 92: Kim loại bị ăn mòn điện hóa trong trường hợp nào sau đây?

A. Cho kim loại kẽm nguyên chất vào dung dịch HCl.

B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.

C. Đốt dây Fe nguyên chất trong khí O2.

D. Cho kim loại Cu nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng.

Câu 93: Cho các ion: Ca2+, K+. Pb2+, Br–, SO42–​​, NO3–. Trong dung dịch, những ion không bị điện phân là:

A. Pb2+,  Ca2+, Br–, NO3–


B. Ca2+, K+, SO42–, NO3–​
C. Ca2+, K+, SO42–, Br–


D. Ca2+, K+, SO42–, Pb2+
Câu 94: Cho các cặp oxi hóa – khử: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe. Biết tính oxi hóa của các ion tăng dần theo thứ tự: Zn2+, Cu2+, Fe2+, tính khử giảm dần theo thứ tự: Zn, Fe, Cu.

Phản ứng hóa học giữa các cặp chất nào sau đây không xảy ra?

A. Cu + FeCl2

B. Fe + CuCl2

C. Zn + CuCl2

D. Zn + FeCl2
Câu 95: Phương trình điện phân nào dưới đây viết sai?

A. 4AgNO3 + 2H2O 
[image: image13.wmf]¾¾¾®
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4Ag + O2 + 4HNO3
B. 2CuSO4 + 2H2O 
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 2Cu + O2 + 2H2SO4
C. 2MCln 
[image: image15.wmf]¾¾¾®

ñpnc

 2M + nCl2
D. 4MOH 
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 4M + 2H2O

Câu 96: Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?

A. C + ZnO ( Zn + CO


B. Al2O3 ( 2Al + 
[image: image17.wmf]3
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C. MgCl2 ( Mg + Cl2


D. Zn + 2Ag(CN)2– ( Zn(CN)4– + 2Ag

Câu 97: Dưới đây là những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại kẽm, niken, thiếc, đồng. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt thì sắt bị ăn mòn chậm nhất ở vật nào?

A. Sắt tráng kẽm
B. Sắt tráng thiếc
C. Sắt tráng niken
D. Sắt tráng đồng

Câu 98: Trên cửa các đập nước bằng thép thường thấy có gắn những lá kẽm mỏng để chống ăn mòn. Phương pháp được sử dụng là phương pháp nào cho dưới đây?

A. Phương pháp dùng hợp kim chống gỉ.


B. Phương pháp phủ

C. Phương pháp biến đổi hóa học lớp bề mặt.

D. Phương pháp điện hóa.

Câu 99: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì có thể:

A. Hòa tan loại thủy ngân này trong dung dịch HCl dư.

B. Hòa tan loại thủy ngân này trong dung dịch HNO3 loãng, dư, rồi điện phân dung dịch.

C. Khuấy loại thủy ngân này trong dung dịch HgSO4 loãng, dư rồi lọc dung dịch.

D. Đốt nóng kim loại thủy ngân này và hòa tan sản phẩm bằng dung dịch HCl.

Câu 100: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

  
A. Vàng. 

B. Bạc. 

C. Đồng. 

D. Nhôm.

Câu 101: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vàng. 

B. Bạc. 

C. Đồng. 

D. Nhôm.

Câu 102: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

A. Na2O. 

B. CaO. 

C. CuO. 

D. K2O.

Câu 103: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vonfam.

B. Crom

C. Sắt


D. Đồng

Câu 104: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?

 
A. Liti.


B. Xesi.

C. Natri.

D. Kali.

Câu 105: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vonfam.

B. Sắt. 


C. Đồng. 

D. Kẽm.

Câu 106: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất ) trong tất cả các kim loại?

 
A. Natri

B. Liti


C. Kali


D. Rubidi

Câu 107: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơ. 

B. tính oxi hóa. 
C. tính axit. 

D. tính khử.

Câu 108: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Fe. 

B. Fe và Au. 

C. Al và Ag. 
D. Fe và Ag.

Câu 109: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Fe + Cu(NO3)2. 
B. Cu + AgNO3. 
C. Zn + Fe(NO3)2. 
D. Ag + Cu(NO3)2.

Câu 110: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch

A. NaCl loãng. 
B. H2SO4 loãng. 
C. HNO3 loãng. 
D. NaOH loãng

Câu 111: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch

A. FeSO4. 

B. AgNO3. 

C. KNO3. 

D. HCl.

Câu 112: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với

A. Ag. 


B. Fe. 


C. Cu. 


D. Zn.

Câu 113: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. HCl. 

B. AlCl3. 

C. AgNO3. 

D. CuSO4.

Câu 114: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là

A. CuSO4 và HCl. 
B. CuSO4 và ZnCl2. 
C. HCl và CaCl2. 
D. MgCl2 và FeCl3.

Câu 115: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 116: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?

A. Pb(NO3)2. 

B. Cu(NO3)2. 

C. Fe(NO3)2. 
D. Ni(NO3)2.

Câu 117: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch

A. HCl. 

B. H2SO4 loãng. 
C. HNO3 loãng. 
D. KOH.

Câu 118: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Al. 


B. Na. 


C. Mg. 

D. Fe.

Câu 119: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 
[image: image18.wmf]¾¾®

cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 


B. 4. 


C. 7. 


D. 6.

Câu 120: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?


A. Zn, Cu, Mg

B. Al, Fe, CuO
C. Fe, Ni, Sn

D. Hg, Na, Ca

Câu 121: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 

B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. 

D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

Câu 122: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

A. Cu + dung dịch FeCl3. 


B. Fe + dung dịch HCl.

C. Fe + dung dịch FeCl3. 


D. Cu + dung dịch FeCl2.

Câu 123: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại


A. K


B. Na


C. Ba


D. Fe

Câu 124: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư


A. Kim loại Mg
B. Kim loại Ba
C. Kim loại Cu
D. Kim loại Ag

Câu 125: Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau : Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là 


A. Cu và dung dịch FeCl3

B. Fe và dung dịch CuCl2


C. Fe và dung dịch FeCl3


D. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2

Câu 126: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. Fe, Cu. 

B. Cu, Fe. 

C. Ag, Mg. 

D. Mg, Ag.

Câu 127: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K. 

B. Be, Na, Ca. 
C. Na, Fe, K. 

D. Na, Cr, K.

Câu 128: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại 

A. Fe. 


B. Ag. 


C. Mg. 

D. Zn. 

Câu 129: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là 

A. 4. 


B. 1. 


C. 3. 


D. 2. 

Câu 130: Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là 

A. Ag. 


B. Au. 


C. Cu. 


D. Al. 

Câu 131: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 

A. 5. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 

Câu 132: Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch

A. H2SO4 đặc, nóng. 
B. H2SO4 loãng. 
C. FeSO4. 

D. HCl.

Câu 133: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 

A. 3. 


B. 1. 


C. 4. 


D. 2. 

Câu 134: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là 

A. Na. 


B. Mg. 

C. Al. 


D. K. 

Câu 135: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau 1 thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?

A. Ancol etylic.
 B. Dây nhôm.

C. Dầu hoả.

D. Axit clohydric.

Câu 136: Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. 
B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.

C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. 

D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.

Câu 137: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là


A. 4


B. 1


C. 2


D. 3

Câu 138: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:

A. Sn bị ăn mòn điện hóa.            

B. Fe bị ăn mòn điện hóa.

C. Fe bị ăn mòn hóa học.              

D. Sn bị ăn mòn hóa học.
Câu 139: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại

A. Cu. 


B. Zn. 


C. Sn. 


D. Pb.

Câu 140: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 0. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 3.

Câu 141: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

A. I, II và III.

B. I, II và IV.

C. I, III và IV.

D. II, III và IV.

Câu 142: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất

A. bị khử. 

B. nhận proton. 
C. bị oxi hoá. 
D. cho proton.

Câu 143: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3. 

B. HNO3. 

C. Cu(NO3)2. 

D. Fe(NO3)2.

Câu 144: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là

A. Cu. 


B. Al. 


C. CO. 

D. H2.

Câu 145: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Ca và Fe. 

B. Mg và Zn. 

C. Na và Cu. 

D. Fe và Cu.

Câu 146: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là

A. nhiệt phân CaCl2. 





B. điện phân CaCl2 nóng chảy.

C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. 

D. điện phân dung dịch CaCl2.

Câu 147: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

A. Na2O. 

B. CaO. 

C. CuO. 

D. K2O.

Câu 148: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?

A.  Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

B.  H2 + CuO → Cu + H2O

C.  CuCl2 → Cu + Cl2


D. 2CuSO4 + 2H2O  → 2Cu + 2H2SO4 + O2
Câu 149: Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử?

A. K.


B. Ca.


C. Zn.


D. Ag.

Câu 150: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 

A. Cu, Al, Mg.
B. Cu, Al, MgO.
C. Cu, Al2O3, Mg.
D. Cu, Al2O3, MgO.

Câu 151: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A. Cu, FeO, ZnO, MgO. 


B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO. 


D. Cu, Fe, ZnO, MgO.

Câu 152: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Al và Mg. 

B. Na và Fe. 
C. Cu và Ag. 

D. Mg và Zn.

Câu 153: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

A. Cu + dung dịch FeCl3. 

 B. Fe + dung dịch HCl.   
C. Fe + dung dịch FeCl3.  
 
 D. Cu + dung dịch FeCl2.

Câu 154: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:


A. Ba, Ag, Au.
B. Fe, Cu, Ag.

C. Al, Fe, Cr.

D. Mg, Zn, Cu.

Câu 155: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

A. sự khử ion Cl-. 


B. sự oxi hoá ion Cl-. 
C. sự oxi hoá ion Na+.

 D. sự khử ion Na+.

CHÖÔNG 6    KIM LOẠI KIỀM- KIỀM THỔ - NHÔM
Câu 1: Những đặc điểm nào sau đây chung cho các kim loại kiềm?

A. Bán kính nguyên tử.




B. Số lớp electron.

C. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.

D. Điện tích hạt nhân của nguyên tử.

Câu 2: Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp và mềm là do:

A. Có khối lượng riêng nhỏ.

B. Thể tích nguyên tử lớn và nguyên tử khối nhỏ.

C. Liên kết kim loại kém bền.

D. Tính khử mạnh hơn các kim loại khác.

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp do có liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững.

B. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và cấu trúc tinh thể kém đặc khít.

C. Kim loại kiềm có độ cứng cao do có liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững.

D. Kim loại kiềm có khối khối lượng riêng lớn và thuộc loại kim loại nặng.

Câu 4: Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là:

A. MO2

B. M2O3

C. MO


D. M2O

Câu 5: Để bảo quản các kim loại kiềm cần:

A. Ngâm chúng trong nước.


B. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín.

C. Ngâm chúng trong etanol nguyên chất.
D. Ngâm chúng trong dầu hỏa.

Câu 6: Ion Na+ bị khử trong phản ứng nào dưới đây?

A. 4Na + O2 ( 2Na2O



B. 2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2
C. 4NaOH ( 4Na + O2 + 2H2O

D. 2Na + H2SO4 ( Na2SO4 + H2
Câu 7: Trong quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử?

A. Điện phân NaCl nóng chảy.

B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước.

C. Điện phân NaOH nóng chảy.

D. Điện phân Na2O nóng chảy.

Câu 8: Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm?

A. Na, K, Mg, Ca
  B. Be, Mg, Ca, Ba  
C. Ba, Na, K, Ca
   D. K, Na, Ca, Zn

Câu 9: Dãy các ion nào sau đây đều có cấu hình electron là 1s22s22p6?

A. Na+, Ca2+, Al3+

B. K+, Ca2+, Mg2+

C. Na+, Mg2+, Al3+

D. Ca2+, Mg2+, Al3+
Câu 10: Phản ứng đặc trưng nhất của kim loại kiềm là phản ứng với:

A. Nước.

B. Oxi.

C. Dung dịch axit.
       D. Dung dịch muối.

Câu 11: Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại kiềm là:

A. Na, K, Cs, Rb, Li


B. Cs, Rb, K, Na, Li

C. Li, Na, K, Rb, Cs


D. K, Li, Na, Rb, Cs

Câu 12: Phương trình điện phân nào sau đây sai?

A. 2ACln 
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 2A + nCl2




B. 4MOH 
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 4M + 2H2O

C. 4AgNO3 + 2H2O 
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4Ag + O2 + 4HNO3

D. 2NaCl + 2H2O 
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 H2 + Cl2 + 2NaOH


Câu 13: Hiện tượng nào đã xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4?

A. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh.

B. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu.

C.Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ.

D. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh.

Câu 14: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra: 

A. Sự khử ion Na+



B. Sự oxi hóa Na+


C. Sự khử phân tử nước


D. Sự oxi hóa phân tử nước


Câu 15: Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?

A. Ion Br – bị oxi hóa.



B. Ion Br – bị khử.

C. Ion K+ bị oxi hóa.



D. Ion K+ bị khử.

Câu 16: Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ có:

A. Bán kính nguyên tử tăng dần.

B. Năng lượng ion hóa giảm dần.

C. Khối lượng riêng tăng dần. 


D. Thế điện cực chuẩn tăng dần.

Câu 17: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị bằng:

A. 1e


B. 2e


C. 3e


D. 4e

Câu 18: Trong nhóm IIA,

A. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng.

B. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm.

C. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng.

D. Tính khử của kim loại không đổi khi bán kính nguyên tử giảm.

Câu 19: Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nhuyên tố nhóm IIA?

A. Cấu hình electron hóa trị là ns2.

B. Tinh thể có cấu trúc lục phương.

C. Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba.
D. Mức oxi hóa trong các hợp chất là +2.

Câu 20: Khi so sánh với kim loại kiềm cùng chu kỳ, nhận xét nào về kim loại kiềm thổ dưới đây là đúng?

A. Độ cứng lớn hơn.



B. Thế điện cực chuẩn âm hơn.

C. Khối lượng riêng nhỏ hơn (nhẹ hơn).
D. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp hơn.

Câu 21: Kim loại Be không tác dụng với chất nào dưới đây?

A. O2


B. H2O, t0

C. Dung dịch NaOH
D. Dung dịch HCl

Câu 22: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Ca và Mg đều có số electron hóa trị bằng nhau.

B. Ca và Mg đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

C. Canxi oxit và magie oxit đều có tính chất của oxit bazơ.

D. Ca và Mg đều được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy.

Câu 23: Nhóm các bazơ nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân?

A. NaOH và Ba(OH)2



B. Zn(OH)2 và KOH

C. Cu(OH)2 và Al(OH)3



D. Mg(OH)2 và Fe(OH)3
Câu 24: Dung dịch X chứa các ion Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl–. Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+ ra khỏi dung dịch X?

A. K2CO3

B. NaOH

C. Na2SO4

D. AgNO3
Câu 25: Phương pháp nào sau đây được sử dụng để điều chế Mg kim loại?

A. Điện phân nóng chảy MgCl2.

B. Điện phân dung dịch Mg(NO3)2.

C. Cho Na vào dung dịch MgSO4.

D. Dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao.

Câu 26: So sánh thể tích khí O2 (1) cần dùng để đốt cháy hỗn hợp gồm 1 mol Be, 1 mol Ca và thể tích khí H2 (2) sinh ra khi hòa tan cùng lượng hỗn hợp trên vào nước thấy:

A. (1) bằng (2)




B. (1) gấp đôi (2)


C. (1) bằng một nửa (2)



D. (1) bằng một phần ba (2)

Câu 27: Ứng dụng nào dưới đây của Mg là không đúng?

A. Dùng để chế tạo dây dẫn điện.

B. Dùng để tạo chất chiếu sáng.

C. Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ.

D. Dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, cần cho công nghiệp sản xuất máy bay, tên lửa, ô tô.

Câu 28: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm các chất tan tốt trong nước?

A. BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4

B. BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2.

C. BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3

D. Be(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2
Câu 29: Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi?

A. CaCO3 + H2O + CO2 
[image: image23.wmf]¾¾®

 Ca(HCO3)2
B. Ca(HCO3)2  ↔ CaCO3 + H2O + CO2 

C. CaCO3+ 2HCl
[image: image24.wmf]¾¾®

CaCl2+H2O+ CO2 
D. CaCO3
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 CaO + CO2
Câu 30: Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?

A. Gây ngộ độc nước uống.




B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo.

C. Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.

D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước.

Câu 31: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion:

A. Na+ và Mg2+
B. Ba2+ và Ca2+
C. Ca2+ và Mg2+
D. K+ và Ba2+
Câu 42: Có các chất: NaCl, NaOH, Na2CO3, HCl. Chất có thể dùng làm mềm nước cứng là:

A. NaCl

B. NaOH

C. Na2CO3

D. HCl

Câu 32: Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lí của nhôm là chưa chính xác?

A. Al là kim loại màu trắng bạc.



B. Al là kim loại nhẹ.

C. Al là kim loại mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.  

D. Al dẫn điện và nhiệt tốt, tốt hơn cả các kim loại Fe và Cu.

Câu 33: Nhận xét nào dưới đây đúng?

A. Nhôm kim loại không tác dụng với nước do bazơ tạo thành không tan trong nước.

B. Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH thì NaOH đóng vai trò chất oxi hóa.

C. Các vật dụng bằng nhôm không bị oxi hóa và không tan trong nước do được bảo vệ bởi lớp màng Al2O3.

D. Do có tính khử mạnh nên nhôm phản ứng được với các axit HCl, HNO3, H2SO4 trong mọi điều kiện.

Câu 34: Ứng dụng nào của nhôm dưới đây là chưa chính xác?

A. Làm vật liệu chế tạo ôtô, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ.

B. Làm khung cửa, trang trí nội thất và làm đồ trang sức.

C. Làm dây dẫn, thiết bị trao đổi nhiệt, công cụ đun nấu trong gia đình.

D. Chế tạo hỗn hợp tecmit, được dùng để hàn gắn đường ray.

Câu 35: Kim loại có thể điều chế từ quặng boxit là:

A. Nhôm

B. Sắt


C. Magie

D. Đồng

Câu 36: Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh?

A. K2SO4

B. Kal(SO4)2.12H2O
C. Na[Al(OH)4]
D. AlCl3 

Câu 37: Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Thêm dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

B. Thêm dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.

C. Thêm dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4].

D. Sục CO2 dư vào dung dịch NaOH.

Câu 38: Có ba chất: Mg, Al, Al2O3. Có thể phân biệt ba chất chỉ bằng một thuốc thử là:

A. Dung dịch HCl
  B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch HNO3
D. Dung dịch CuSO4  Câu 39. Chất nào có thể làm mềm nước cứng có tính vĩnh cữu 


A). Na2CO3 
B). H2SO4 
C). HCl 
D). NaCl 

Câu 40. Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì 


A). Bán kính nguyên tử giảm dần 
B). Khả năng tác dụng với nước giảm dần 
C). Tính khử giảm dần 
D). Năng lượng ion hóa giảm dần 

Câu 41.Trong các muối sau, muối nào dễ  bị nhiệt phân 


A). LiCl 
B). KBr 
C). KHCO3 
D). NaNO3
Câu 42. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch  Ca(HCO3)2 sẽ  


A). Có kết tủa trắng và bọt khí 
B). Có kết tủa trắng 



C). Không có hiện tượng gì 
D). Có bọt khí thoát ra  

  Câu 43. Phòng thí nghiệm bị nhiễm bởi khí clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được clo một cách an toàn?  


A). Dùng khí CO2  

B). Dùng khí H2S  



C). Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3  
D). Dùng dung dịch NaOH loãng  

Câu 44.Cách nào sau đây thường dùng điều chế kim loại Ca 


A). Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn    

 
B). Điện phân CaCl2 nóng chảy 



C). Dùng kim loại Ba đẩy Ca ra khỏi muối 


D). Dung Al để khử CaO ở nhiệt độ cao

  Câu 45. trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối: Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.Có thể dung dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước? 


A). dung dịch NaOH 
B). dung dich NaNO3 



C). dung dịch K2SO4 
D). dung dịch Na2CO3 

Câu 46. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là  


A). ns2 
B). ns1 
C). ns2np1 
D). ns2np2 

Câu 47. Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng 

A). NO3- 
B). ClO4- 
C). SO42- 
D). PO43- 

Câu 48. Có thể dung chất nào sau đây để làm mềm nước cứng có tính tạm thời 


A). H2SO4 
B). NaCl 
C). KNO3 
D). Na2CO3 

Câu 49.  Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

A. 3. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 1.

Câu 50: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R2O3. 

B. RO2. 

C. R2O. 

D. RO.

Câu 51: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

A. 1s22s2 2p6 3s2. 
B. 1s22s2 2p6. 

C. 1s22s2 2p6 3s1. 
D. 1s22s2 2p6 3s23p1.

Câu 52: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

A. KNO3. 

B. FeCl3. 

C. BaCl2. 

D. K2SO4.

Câu 53: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 

A. NaCl. 

B. Na2SO4. 

C. NaOH. 

D. NaNO3. 

Câu 54: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch 

A. KCl. 

B. KOH. 

C. NaNO3. 

D. CaCl2. 

Câu 55: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

A. Na2CO3. 

B. MgCl2. 

C. KHSO4. 

D. NaCl.

Câu 56: Quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử thành Na? 

A. Điện phân NaCl nóng chảy.

B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước

C. Điện phân NaOH nóng chảy.
D. Điện phân Na2O nóng chảy

Câu 57: Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na? 

A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl.  
  
B. Điện phân NaCl nóng chảy.

C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl.    
D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3. 

Câu 58: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:



A. sự khử ion Na+.   
 
B. Sự oxi hoá ion Na+.



C.  Sự khử phân tử nước.
D. Sự oxi hoá phân tử nước

Câu 59: Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?



A. Ion Br( bị oxi hoá.  B. ion Br( bị khử.  
C. Ion K+ bị oxi hoá.
D. Ion K+ bị khử.

Câu 60: Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm?

A. số oxihoá của nguyên tố trong hợp chất.  
  B. số lớp electron.

C. số electron ngoài cùng của nguyên tử.
  D. cấu tạo đơn chất kim loại.

Câu 61: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được

A. Na.


B. NaOH.

C. Cl2.


D. HCl.

Câu 62: Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi :

A. tác dụng với kiềm.
B. tác dụng với  CO2.


C. đun nóng.

D. tác dụng với axit.

Câu 63: Cho sơ đồ phản ứng:  NaHCO3  +  X 
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 Na2CO3 +   H2O. X là hợp chất

A. KOH

B. NaOH

C. K2CO3

D. HCl

Câu 64: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Be, Na, Ca.

B. Na, Ba, K.

C. Na, Fe, K.
D. Na, Cr, K.

Câu 65: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

A. NaCl. 

B. NaHSO4. 

C. Ca(OH)2. 

D. HCl.

Câu 66: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Na. 


B. Ba. 


C. Be. 

D. Ca.

Câu 67: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là

A. nhiệt phân CaCl2. 


B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

C. điện phân dung dịch CaCl2. 

D. điện phân CaCl2 nóng chảy.

Câu 68: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là

A. NaOH. 

B. Na2CO3. 

C. BaCl2. 

D. NaCl.

Câu 69: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Na2CO3 và HCl. 

B. Na2CO3 và Na3PO4.


C. Na2CO3 và Ca(OH)2. 
D. NaCl và Ca(OH)2.

Câu 70: Cho các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là

A. NaOH. 

B. Mg(OH)2. 

C. Fe(OH)3. 

D. Al(OH)3.

Câu 71: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Na2O và H2O. 




B. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.

C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl. 
D. dung dịch NaOH và Al2O3.

Câu 72: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng. 


B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện. 


D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.

Câu 73: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng. 


B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện. 


D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.

Câu 74: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch 

A. HNO3. 

B. HCl. 

C. Na2CO3. 

D. KNO3. 

Câu 75: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là 

A. 4. 


B. 3. 


C. 1. 


D. 2. 

Câu 76: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch: 

A. Na2SO4, KOH. 
B. NaOH, HCl. 
C. KCl, NaNO3. 
D. NaCl, H2SO4. 

Câu 77: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?

A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.

B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.
D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.

Câu 78: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. NaOH loãng. 
B. H2SO4 đặc, nguội. C. H2SO4 đặc, nóng. D. H2SO4 loãng.

Câu 79: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2. 

B. Ca(NO3)2. 

C. KNO3. 

D. Cu(NO3)2.

Câu 80: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Mg(OH)2. 

B. Ca(OH)2. 

C. KOH. 

D. Al(OH)3.

Câu 81: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

A. NaOH. 

B. HCl. 

C. NaNO3. 

D. H2SO4.

Câu 82: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

A. quặng pirit. 
B. quặng boxit. 
C. quặng manhetit. 
D. quặng đôlômit.

Câu 83: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Ag. 


B. Cu. 


C. Fe. 


D. Al.

Câu 84: Chất có tính chất lưỡng tính là

A. NaCl. 

B. Al(OH)3. 

C. AlCl3. 

D. NaOH.

Câu 85: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 
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cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 


B. 4. 


C. 7. 


D. 6.

Câu 86: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. H2SO4 đặc, nguội.  
B. Cu(NO3)2. 

C. HCl. 

D. NaOH.

Câu 87: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Al2O3. 

B. MgO. 

C. KOH. 

D. CuO.

Câu 88: Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. NaHCO3. 

B. AlCl3. 

C. Al(OH)3. 

D. Al2O3.

Câu 89: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?


A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.


C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng

D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng

Câu 90: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. KCl, NaNO3.
B. Na2SO4, KOH.
C. NaCl, H2SO4.
D. NaOH, HCl.

Câu 91: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 
B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

C. chỉ có kết tủa keo trắng. 


D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 92: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa nâu đỏ.


B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.


C. có kết tủa keo trắng.


D. dung dịch vẫn trong suốt.

Câu 93: Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây?
A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.

B.  Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.



D. Cho Al2O3 tác dụng với nước

Câu 94: Các dung dịch MgCl2 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây?

A. NaOH.

 B.  HNO3. 

C. HCl.

 D. NaCl. 

CHƯƠNG 7  SẮT - CROM
Câu 1 : Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng? 


A). Gang trắng chứa ít cacbon hơn gang xám 


B). Hàm lượng cacbon trong gang nhiều hơn trong thép 

C). Gang là hợp chất của Fe-C 


D). Gang là hợp kim Fe-C và một số nguyên tố khác 

Câu 2. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây? 


A). CaSO4  
B). ZnSO4 
C). MnSO4  
D). MgSO4  

Câu 3 : Hiện tượng nào sau đây đúng khi cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3? 


A). Dung dịch dục dần do tạo ra kết tủa và kết tủa không tan cho đến khi NH3 dư 


B). Dung dịch đục dần do tạo ra kết tủa sau đó kết tủa tan và dung dịch lại trong suốt 
C). Sủi bọt khí, dung dịch vẫn trong suốt và không màu 


D). Sủi bọt khí, dung dịch dục dần do tạo ra kết tủa 

Câu 4 : Một loại quặng chứa Fe trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong dung dịch HNO3  thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 thấy có kết tủa trắng( không tan trong axit mạnh). Loại quặng đó là  


A). Manhetit  
B). Hematite  
C). Xiđerit 
D). Pirit sắt  

Câu 5 : Chỉ dùng hóa chất nào sau đây có thể phân biệt ba chất rắn: Mg, Al, Al2O3? 


A). Dung dịch KOH 
B). Dung dịch CuCl2 

C). Dung dịch HCl 

D). Dung dịch NaCl 

Câu 6 : Cấu hình electron nào sau đây của ion Fe3+? 


A). [Ar]3d6  
B). [Ar]3d5 
C). [Ar]3d3  
D). [Ar]3d4 

Câu 7 : Cho kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit kim loại Y, X và Y có thể là  


A).  Bạc và đồng  
B). Đồng và sắt  
C). Sắt và đồng 
D). Đồng và bạc  

Câu 8 : Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây? 


A). NaHCO3 
B). HCl 
C). NH3 
D). H2SO4 

Câu 9 : Sắt có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây 


A). MgCl2 
B). FeCl3 
C). FeCl2 
D). AlCl3 

Câu 10 : Cấu hình electron của Cr3+ là  


A). [Ar]3d4 
B). [Ar]3d2 
C). [Ar]3d3 
D). [Ar]3d5 

Câu 11 : Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do 


A). Nhôm là kim loại kém hoạt động 


B). Có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ 


C). Có màng oxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ 


D). Nhôm thụ động với không khí và nước 

 Câu 12 : Dãy nào sau đây sắp xếp kim loại theo thứ tự tính khử tăng dần? 


A). Ni, Zn, Pb, Sn 
B). Ni, Sn, Zn, Pb 
C). Pb, Ni, Sn, Zn 
D). Pb, Sn, Ni, Zn 

 Câu 13 : Nhôm hydroxit thu được từ cách làm nào sau đây? 


A). Cho Al2O3 tác dụng với nước 


B). Cho dư NaOH vào dung dịch AlCl3 


C). Thổi dư CO2 vào dung dịch natrialuminat 

D). Cho dung dịch HCl vào dung dịch natrialuminat 

Câu 14 : Có hai dung dịch axit là HCl và HNO3 đặc, nguội. Kim loại nào sau đây có thể dùng nhận biết hai axit trên? 


A). Cr 
B). Fe 
C).  Al 
D). Cu 

Câu 15 : Phát biểu nào sau đây là đúng 


A). Al2O3 là oxit trung tính  
B). Al(OH)3 là một bazo lưỡng tính  

C). Al(OH)3 là hyđroxit lưỡng tính 
D). Nhôm là một kim loại lưỡng tính 

 Câu 16 :  Để phân biệt H2SO4 đặc, nguội và dd HNO3 đặc, nguội  có thể dùng kim loại nào sau đây? 


A). Cu 
B). Cr 
C). Fe 
D). Al 

Câu 17 : Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt kim loại nào sau đây? 


A). Ni 
B). Cr 
C). Zn 
D). Sn 

Câu 18 : Các số oxi hóa đặc trưng của Crom là  


A). +2, +3, +6  
B). +2, +4, +6 
C). +3,+4, +6  
D). +1, +2, +4, +6
Câu 19 : Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? 


A). ZnSO4  
B). Zn(HCO3)2  
C). ZnO  
D). Zn(OH)2  

Câu 20 :  Cho 2 phương trình phản ứng sau đây


Cu + 2FeCl3 →2FeCl2 + CuCl2

Fe + CuCl2​  FeCl2 + Cu


Có thể rút ra kết luận nào sau đây? 


A). Tính oxi hoá  Fe2+ > Cu2+ >Fe3+

B). Tính khử Fe2+ > Fe > Cu 
 
C). Tính oxi hoá Fe3+ > Cu2+ >Fe2+ 


D). Tính khử Fe >Fe2+ >Cu 

  Câu 21 : Để bảo quản dung dịch FeSO4 trong phòng thí nghiệm, người ta ngâm vào dung dịch đó một đinh sắt sạch. Chọn cách giải thích đúng cho việc làm trên. 


A). Để sắt tác dụng với H2SO4( dư) khi điều chế FeSO4 bằng phản ứng


B). Để sắt tác dụng hết với oxi hoà tan

  
C). Để sắt tác dụng với các tạp chất trong dung dịch, chẳn hạn như CuSO4
  
D). Để khử muối sắt (III) thành muối sắt (II)

   Câu 22 : Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch CuCl2  


A). Na, Ba, Ag 
B). Na, Mg, Ag
C). Fe, Na, Mg 
D). B, Mg, Hg 

Câu 23 : Có thể dùng dung dịch nào sau đây để hòa tan hoàn toàn một mẫu gang? 


A). Dung dịch HCl 

B). Dung dịch H2SO4 loãng 



C). Dung dịch NaOH  
D). Dung dịch HNO3 đặc, nóng
 Câu 24 : Để làm sạch một loại thuỷ ngân lẫn tạp chất Zn, Sn và Pb cần khuấy loại thuỷ ngân này trong 


A). Dung dịch Hg(NO3)2  
B). Dung dịch Pb(NO3)2   


C). Dung dịch Zn(NO3)2   
D). Dung dịch Sn(NO3)2   

Câu 25 : Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit? 


A). Al2O3 là oxit không tạo muối  


B). Al2O3 bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao  


C). Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3  


D). Al2O3 tan được trong dung dịch NH3  

  Câu 26 : Nhận định nào sau đây sai? 


A). Sắt tan được trong dung dịch FeCl3 

B). Sắt tan được trong dung dịch CuSO4 


C). Đồng tan được trong dung dịch FeCl3 

D). Sắt tan được trong dung dịch FeCl2 

Câu 27 : Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính 


A). Al(OH)3 
B). NaHCO3 
C). Al2O3 
D). ZnSO4 

Câu 28 : Cho biết Cr( Z=24).Cấu hình electron của Cr là  


A). [Ar]3d3  
B). [Ar]3d54s1  
C). [Ar]3d4  
D). [Ar]3d6  

Câu 29: Cấu hình electron nào dưới đây được viết đúng?

A. 26Fe: [Ar]4s13d7
    B. 26Fe2+: [Ar]4s23d4
C. 26Fe2+: [Ar]3d44s2
D. 26Fe3+: [Ar]3d5
Câu 30: Tính chất vật lí nào dưới đây không phải là tính chất vật lí của Fe?

A. Kim loại nặng, khó nóng chảy.

B. Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn.

C. Dẫn điện và nhiệt tốt.



D. Có tính nhiễm từ.

Câu 31: Phương trình hóa học nào dưới đây viết không đúng?

A. 3Fe + 2O2 
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 Fe3O4


B. 2Fe + 3Cl2 
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 2FeCl3
C. 2Fe + 3I2  
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 2FeI3



D. Fe + S 
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 FeS

Câu 32: Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và hợp chất sắt chính có trong quặng?

A. Hematit đỏ (nâu) chứa Fe2O3

B. Manhetit chứa Fe3O4
C. Xiđerit chứa FeCO3


D. Pirit chứa FeS

Câu 33: Dung dịch FeCl3 không tác dụng được với kim loại nào dưới đây?

A. Zn 


B. Fe


C. Cu


D. Ag

Câu 34: Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng?

A. Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

B. Thêm một ít bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy tạo thành dung dịch có màu xanh nhạt.

C. Thêm Fe(OH)3 màu nâu đỏ vào dung dịch H2SO4 thấy tạo thành dung dịch có màu vàng nâu.

D. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh.

Câu 35: Chất nào dưới đây là chất khử các oxit sắt trong lò cao?

A. H2


B. CO


C. Al


D. Na

Câu 36: Phát biểu nào dưới đây cho biết đó là quá trình luyện thép?

A. Khử quặng sắt thành sắt tự do.



B. Điện phân dung dịch muối sắt (III).

C. Khử hợp chất kim loại thành kim loại tự do.

D. Oxi hóa các nguyên tố trong gang thành oxit, loại oxit dưới dạng khí hoặc xỉ.

Câu 37: Trong số các loại quặng sắt: FeCO3 (xiđerit), Fe2O3 (hematit đỏ), Fe3O4 (manhetit), FeS2 (pirit), chất chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là:

A. FeCO3

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeS2
Câu 38: Nhận xét nào sau đây đúng? 

A. Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.

B. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.

C. Cu có khả năng tan trong dung dịch PbCl2.

D. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl2.

Câu 39: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào không đúng?

A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ.

C. Hợp chất crom (III) có một số tính chất hóa học giống hợp chất của nhôm.

D. Hợp chất crom (VI) có những hợp chất giống hợp chất của lưu huỳnh. 

Câu 40: Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây, cấu hình electron nào đúng?

A. 24Cr: [Ar]3d44s2 
B. 24Cr2+: [Ar]3d34s1
C. 24Cr2+: [Ar]3d24s2
D. 24Cr3+: [Ar]3d3
Câu 41: Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng; Cr (III) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử; Cr (VI) có tính oxi hóa.

B. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính.

C. Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; [Cr(OH)4]– có tính bazơ.

D. Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 có thể bị nhiệt phân.

Câu 42: So sánh nào dưới đây không đúng?

A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và là chất khử.

B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

C. H2SO4 và H2CrO4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh.

D. BaSO4 và BaCrO4 đều là những chất không tan trong nước.

Câu 43: Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + HNO3 (loãng)
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 muối + NO + nước. Số nguyên tử đồng bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử lần lượt là:

A. 3 và 8

B. 3 và 6

C. 3 và 3

D. 3 và 2

Câu 44: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe?
 
A. [Ar] 4s23d6.

B. [Ar]3d64s2.

C. [Ar]3d8.

D. [Ar]3d74s1. 

Câu 45: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?
 
A. [Ar]3d6.

B. [Ar]3d5.

C. [Ar]3d4.

D. [Ar]3d3. 

Câu 46: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?
 
A. [Ar]3d6.

B. [Ar]3d5.

C. [Ar]3d4.

D. [Ar]3d3. 

Câu 47: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe3O4 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là 

A. 25. 


B. 24. 


C. 27. 


D. 26. 

Câu 48: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. hematit nâu. 
B. manhetit. 

C. xiđerit. 

D. hematit đỏ.

Câu 49: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

A. CuSO4 và ZnCl2. 
B. CuSO4 và HCl. 
C. ZnCl2 và FeCl3. 
D. HCl và AlCl3.

Câu 50: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là

A. NO2. 

B. N2O. 

C. NH3. 

D. N2.

Câu 51: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. FeO. 

B. Fe2O3. 

C. Fe3O4. 

D. Fe(OH)2.

Câu 52: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch 


A. NaOH. 

B. Na2SO4. 

C. NaCl. 

D. CuSO4. 


Câu 53: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là

A. Fe(NO3)2, FeCl3. 
B. Fe(OH)2, FeO. 
C. Fe2O3, Fe2(SO4)3. 
D. FeO, Fe2O3.

Câu 54: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là  

A. HCl, NaOH. 
B. HCl, Al(OH)3. 
C. NaCl, Cu(OH)2. 
D. Cl2, NaOH. 

Câu 55: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là 

A. FeSO4. 

B. Fe(OH)3. 

C. Fe2O3. 

D. Fe2(SO4)3. 

Câu 56: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 

A. FeCl2 . 

B. FeCl3.

C. MgCl2. 

D. AlCl3.

Câu 57: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 

A. FeO. 

B. Fe2O3.

C. Fe(OH)3. 

D. Fe(NO3)3.

Câu 58: Nhận định nào sau đây sai?

A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.
B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.

C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.
D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.

Câu 59: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là

A. Fe. 


B. Fe2O3. 

C. FeCl2. 

D. FeO.

Câu 60: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 
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c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng

A. 3. 


B. 6. 


C. 4. 


D. 5.

Câu 61: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 

A. 5. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 

Câu 62: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn –Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:


A. I, II và III.

B. I, II và IV.
C. I, III và IV.
D. II, III và IV.

 Câu 63: Cấu hình electron của ion Cr3+ là:
 
A. [Ar]3d5. 
B. [Ar]3d4.
C. [Ar]3d3.

D. [Ar]3d2.

Câu 64: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:
 
A. +2; +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.
D. +3, +4, +6.

Câu 65: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng. 


B. màu da cam sang màu vàng.

C. không màu sang màu da cam. 

D. màu vàng sang màu da cam.

Câu 66: Oxit lưỡng tính là

A. Cr2O3. 

B. MgO. 

C. CrO. 

D. CaO.

Câu 67: Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH
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 Na2CrO4  + NaBr + H2O

Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 68: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? 

A. Fe và Al. 

B. Fe và Cr. 

C. Mn và Cr. 

D. Al và Cr.

Câu 69: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là 

 A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O. 


B. Na2CrO4, NaClO3, H2O.



C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O.

D. Na2CrO4, NaCl, H2O.
Câu 70: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn

A. Fe. 


B. K. 


C. Na. 


D. Ca.

CHƯƠNG 8:  PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Câu 1: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 


A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.

C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

 Câu 2: Ba hỗn hợp kim loại:Cu-Ag (1); Cu-Al(2); Cu-Mg (3).Dùng dung dịch của cặp chất nào sau đây để nhận biết các hỗn hợp trên? 


A). HCl và Mg(NO3)2  
B). HCl và AgNO3  



C). HCl và Al(NO3)3  
D). HCl và NaOH  

 Câu 3: Để phân biệt các dung dịch loãng HCl , HNO3 và H2SO4  có thể dùng thuốc thử nào sau đây? 


A). Kim loại sắt và Cu  
      B). Dung dịch Ca(OH)2  



C). Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại     D). Kim loại Al và Fe  

Câu 4: Để phân biệt các dung dịch ZnCl2, MgCl2, CaCl2, AlCl3, đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng 


A). Natri kim loại  

B). Dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3  
C). Dung dịch NaOH và dung dịch NH3  
D). Quỳ tím  

Câu 5: Có các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl . Chỉ dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên? 


A). Dung dịch AgNO3 
B). Dung dịch NaOH dư 


C). Dung dịch Na2SO4  
D). Dung dịch HCl  

 Câu 6: Có 4 mẫu bột kim loại Na, Al, Ca, Fe.Chỉ dùng H2O  làm thuốc thử thì số kim loại tối đa nhận được là bao nhiêu? 


A). 3 
B). 4 
C). 2 
D). 1 

 Câu 7: Để phân biệt các khí CO, CO2, O2 và  SO2 có thể dùng  


A). Tàn đóm cháy dở và nước brom  



B). Tàn đóm cháy dở, nước vôi trong  và nước brom  



C). Tàn đóm cháy dở, nước vôi trong  và dung dịch K2CO3  


D). Dung dịch Na2CO3 và nước brom  
 Câu 8: Cho các dung dịch HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3 . Chỉ dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên ? 


A). Dung dịch Ca(OH)2  
B). Dung dịch Al2(SO4)3 



C). Dung dịch BaCl2  
D). Cu 

Câu 9: Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn: ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3 .Để phân biệt các dung dịch trên có thể dùng. 


A). Dung dịch Ba(OH)2  
B).  Dung dịch NaOH  



C). Dung dịch BaCl2 
D). Quỳ tím  

Câu 10: Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt không dán nhãn: MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hoá học có thể dùng: 


A). Quỳ tím  

B). Dung dịch NH3  


C). Dung dịch NaOH 
D).  Dung dịch Na2CO3  

 Câu 11: Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng 


A). Dung dịch HCl 
 
B). Dung dịch H2SO4  


C). Dung dịch Ca(OH)2  
D). Nước brom  
 Câu 12: Chỉ dùng thêm thuốc thử nào cho dưới đây có thể nhận biết ba lọ mất nhãn chứa các dung dịch H2SO4, BaCl2, Na2SO4. 

A). Quỳ tím 

B). Na2CO3  



C). Quỳ tím hoặc bột kẽm hoặc Na2CO3 
D). Bột kẽm 

Câu 13: Không thể nhận biết CO2, SO2 và O2 ở các bình riêng biệt nếu chỉ dùng  


A).  Nước brom và tàn đóm cháy dở  
B). Nước vôi trong và nước brom  


C). Tàn đóm cháy dở và nước vôi trong  
D). Nước brom và dung dịch Ba(OH)2  

Câu 14: Các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt hai dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây? 


A). NH3 
B). HCl  
C). HNO3 
D). NaOH

Câu 15: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 


A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.

C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 16: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

A. dung dịch Ba(OH)2.
B. CaO.

C. dung dịch NaOH.
D. nước brom.

Câu 17: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch?
 
A. 2 dung dịch.           
B. 3 dung dịch.
C. 1 dung dịch.    
D. 5 dung dịch.

Câu 18:  Có 5 lọ chứa hoá chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01M): Fe2+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử KOH có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch?
 
A. 2 dung dịch.     
B. 3 dung dịch.
C. 1 dung dịch.       
D. 5 dung dịch.

Câu 19: Có 5 dung dịch hoá chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO3. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch thì có thể phân biệt tối đa mấy dung dịch?
 
A. 1 dung dịch.
B. 2 dung dịch.
C. 3 dung dịch.
D. 5 dung dịch.

Câu 20: Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:

A. tạo ra khí có màu nâu.


B. tạo ra dung dịch có màu vàng.

C. tạo ra kết tủa có màu vàng.

D. tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí.

Câu 21: Có 4 dung dịch là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng một hóa chất để nhận biết thì dùng chất nào trong số các chất cho dưới đây?

A. Dung dịch HNO3 
B. Dung dịch KOH.   

C. Dung dịch BaCl2
D. Dung dịch NaCl.

Câu 22: Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là

 A. CO2. 

B. CO. 

C. HCl. 

D. SO2. 

Câu 23: Khí nào sau có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen?

 A. CO2. 

B. O2. 


C. H2S. 

D. SO2. 

Câu 24: Hỗn hợp khí nào sau đây tồn tại ở bất kỳ điều kiện nào?

 A. H2 và Cl2. 

B. N2 và O2. 

C. HCl và CO2. 
D. H2 và O2. 

Chương 9  HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Câu 1: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

A. vôi sống.

B. cát.


C. lưu huỳnh.

D. muối ăn.

Câu 2: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A. Khí cacbonic. 
B. Khí clo. 

C. Khí hidroclorua. 
D. Khí cacbon oxit.

Câu 3: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc l á. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 


A. nicotin.

B. aspirin.

C. cafein.

D. moocphin.

Câu 4: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

A. CO và CH4. 
B. CH4 và NH3. 
C. SO2 và NO2. 
D. CO và CO2.

Câu 5: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch HCl.
 B. Dung dịch NaOH.  C. Dung dịch H2SO4.
D. Dung dịch NaCl.

Câu 6: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây? 

A. Cl2. 

B. H2S. 

C. SO2. 

D. NO2.

Câu 7: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là



A. penixilin, paradol, cocain.


B. heroin, seduxen, erythromixin



C. cocain, seduxen, cafein.


D. ampixilin, erythromixin, cafein.

Câu 8: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó? 

A. NaOH. 

B. Ca(OH)2. 

C. HCl. 

D. NH3.

Câu 9: Nhóm nào sau đây gồm các ion gây ô nhiễm nguồn nước


A. NO3- , NO2-, Pb2+, Na+, Cd2+, Hg2+. 
B. NO3- , NO2-, Pb2+, Na+, Cl​-


C. NO3- , NO2-, Pb2+, As3+


D. NO3- , NO2-, Pb2+, Na+, HCO3-

 Câu 10: Nguyên nhân của sự suy giảm tầng ozon chủ yếu là do:

A. Khí CO2 



B. Mưa axit.



C. Clo và hợp chất của clo.
D quá trình sản xuất gang thép

Câu 11: Trong số các nguồn năng lượng dưới đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng sạch?

A. Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều
       B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều.

C.Năng lượng nhiệt điện, năng lượng thủy điện.   D. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân

Câu 12:  Khí biogas sản xuất từ chất thải chăn nuôi được sử dụng làm nhiên liệu trong sinh hoạt ở nông thôn. Tác dụng của việc sử dụng khí biogas là

A. phát triển chăn nuôi




B. đốt để lấy nhiệt và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

C. Giải quyết công ăn việc làm ở nông thôn


D.giảm giá thành sản xuất dầu, khí

Câu 13: Cacbonmonooxit có trong thành phần của khí nào sau đây?


A. Không khí
B.khí thiên nhiên

C.Khí mỏ dầu
D.khí lò cao
CÁC DẠNG BÀI TẬP KIM LOẠI

DẠNG 1: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM

Câu 1. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3? 


A. 21,3 gam 

B.  12,3 gam. 

C.  13,2 gam. 
D.  23,1 gam. 

Câu 2: Đốt cháy bột Al trong bình khí Clo dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 gam. Khối lượng Al đã phản ứng là
A. 1,08 gam.

B. 2,16 gam.

C. 1,62 gam.

D. 3,24 gam.

Câu 3. Bao nhiêu gam Cu tác dụng vừa đủ với clo tạo ra 27 gam CuCl2? 


A. 12,4 gam 

B.  12,8 gam. 

C.  6,4 gam. 

D.  25,6 gam. 

Câu 4.  Cho m gam 3 kim loại Fe, Al, Cu vào một bình kín chứa 0,9 mol oxi. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi số mol O2 trong bình chỉ còn 0,865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2,12 gam. Giá trị m đã dùng là: 


A. 1,2 gam. 

B.  0,2 gam. 

C.  0,1 gam. 

D.  1,0 gam. 

DẠNG 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

Câu 1. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng ( dư) thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là  


A). 1,12 
B). 11,2 
C). 0.56 
D). 5,60
Câu 2. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. 


A. 2,24 lit. 
B. 4,48 lit. 
C. 6,72 lit. 
D. 67,2 lit. 

Câu 3. Cho 4,05 gam Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu V lít N2O (đkc) duy nhất. Giá trị V là 


A.  2,52 lít. 
B.  3,36 lít. 
C.  4,48 lít. 
D.  1,26 lít. 

Câu 4: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là

A. 1,12 lít. 

B. 3,36 lít. 

C. 2,24 lít. 

D. 4,48 lít.

Câu 5: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?   

 A. 40,5g.                  
B. 45,5g.                     C. 55,5g.                    D. 60,5g.

Câu 6.  Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8,96 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: 


A. 44,9 gam. 
B.  74,1 gam. 
C. 50,3 gam. 
D.  24,7 gam.
 

Câu 7. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là  


A. 0,56 gam. 
B. 1,12 gam. 
C. 11,2 gam. 
D. 5,6 gam. 

Câu 8: Hòa tan Fe trong dung dịch HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Khối lượng Fe đã bị hòa tan là:

A. 0,56 gam

B. 1,12 gam

C. 1,68 gam

D. 2,24 gam

Câu 9. Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 45,5 gam muối nitrat khan. Thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra là: 


A. 4,48 lít. 
B.  6,72 lít. 
C. 2,24 lít. 
D. 3,36 lít. 

Câu 10.  Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Khối lượng của Al có trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 2,7 gam.
 
B. 5,4 gam.
 
C. 4,5 gam.  

D. 2,4 gam.
Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đkc). Phần  % khối lượng của Al trong hỗn hợp là

A. 60%.

B. 40%.

C. 30%.

D. 80%.

Câu 12: Cho 1,5 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dung với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra     1,68 lit khí (đktc). Tính thành phần phần trăm của hai kim loại trong hỗn hợp:

A. 50%Al và 50%Mg.     


C. 70%Al và 30%Mg.


B. 40%Al và 60%Mg. 



D. 60%Al và 40% Mg

Câu 13: Cho 1,75 gam hỗn hợp Fe, Al, Zn tan hết trong dung dịch HCl người ta thu được 1,12 lít khí (đo ở đktc). Khối lượng muối thu được là:

A.  0,55 gam.            

B.  5,5 gam.           C.0,53gam.                     
D.  5,3 gam.

Câu 14: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là
 
A. 60 gam.

B. 80 gam.

C. 85 gam.

D. 90 gam.

DẠNG 3  : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC

 Câu 1: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là 
A. Zn. 


B. Fe. 


C. Ni. 


D. Al.

Câu 2.  Nhiệt phân hoàn toàn 3,5 gam một muối cacbonat kim loại hoá trị 2 thu được 1,96 gam chất rắn. Muối cacbonat của kim loại đã dùng là: 


A.  FeCO3. 

B.  BaCO3. 

C.  MgCO3. 

D. CaCO3. 

Câu 3.  Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kìềm vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại hoà tan là: 


A.  Li. 


B.  K. 


C.  Na. 

D.  Rb. 

Câu 4.  Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là: 


A. K và Cs. 

B. Na và K. 

C. Li và Na. 

D.  Rb và Cs. 

Câu 5. Hoà tan hoàn toàn 2 gam kim loại thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl và sau đó cô cạn dung dịch người ta thu được 5,55 gam muối khan. Kim loại nhóm IIA là: 


A.  Be. 

B.  Ba. 

C.  Ca. 

D.  Mg. 

Câu 6: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (Mg= 24, Ca = 40, Sr= 87, Ba = 137)

A. Be và Mg. 

B. Mg và Ca. 

C. Sr và Ba. 
D. Ca và Sr.

Câu 7.  Khi điện phân muối clorua kim loại nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là 


A.  NaCl. 
B.  CaCl2. 
C. KCl.
 
D.  MgCl2.

Câu 8: Cho 4,6 gam kim loại M có hoá trị I tác dụng với lượng vừa đủ oxi, sau phản ứng thu được 6,2 gam oxit của kim loại M. Kim loại M là:

 A. Li                                     B. Na                         
C. K                           
D. Ag

Câu 9. Nung hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau của nhóm IIA tới khối lượng không đổi thu được 2,24 lít CO2 ( đktc) và 4,64 gam hỗn hợp hai oxit. Hai kim loại đó là  


A). Mg và Ca 
B). Sr và Ba 
C). Ca và Sr 
D). Be và Mg

Câu 10: Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kỳ liên tiếp bằng lượng dư dung dịch HCl thì thu được 5,6 lít khí (ở đktc). Hai kim loại này là:

A. Be và Mg

B. Mg và Ca

C. Ca và Sr

D. Sr và Ba

Câu 11: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85)

A. Rb. 


B. Li. 


C. Na. 


D. K.

Câu 12: Cho 1,15 gam một kim loại kiềm X tan hết vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 50 gam dung dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây?

A. K.


B. Na.


C. Cs.


D. Li.

Câu 13: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Tên của kim loại kiềm thổ đó là

A. Ba.            

B. Mg.        

C. Ca.             

D. Sr.

Câu 14: Đốt một kim loại trong bình chứa khí clo thu được 32,5 gam muối, đồng thời thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (ở đktc). Tên của kim loại bị đốt là:

A. Magie

B. Nhôm

C. Sắt


D. Đồng

Câu 15: Một oxit kim loại có tỉ lệ phần trăm khối lượng của oxi trong thành phần phân tử là 20%. Công thức của oxit kim loại đó là:

A. CuO

B. FeO


C. MgO

D. CrO

DẠNG 4: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUÔI

Câu 1. Hoà tan 58 gam CuSO4. 5H2O vào nước được 500ml dung dịch CuSO4. Cho dần dần mạt sắt vào 50 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh thì lượng mạt sắt đã dùng là:  


A. 0,65g. 
B. 1,2992g. 
C. 1,36g. 
D. 12,99g. 

Câu 2. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là: 



A. 0,25M. 
B. 0,4M. 
C. 0,3M. 

D. 0,5M. 

Câu 3:. Ngâm một lá kẽm vào dung dịch có hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng xong lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì thấy khối lượng lá kẽm tăng thêm 2,35% so với khối lượng lá kẽm trước phản ứng. Khối lượng lá kẽm trước phản ứng là: 


A. 80gam 
B. 60gam  
C. 20gam 
D. 40gam 

Câu 4. Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: 


A.  0,27M 
B. 1,36M 
C. 1,8M 
D. 2,3M 

Câu 5: Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm:

A. tăng 0,1 gam.
B. tăng 0,01 gam.
C. giảm 0,1 gam.
D. không thay đổi.

Câu 6: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38 gam. Hỏi khối lượng Cu thoát ra là bao nhiêu?


A. 0,64gam.    

B. 1,28gam.

C. 1,92gam.

D. 2,56gam.
             

Câu 7: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam?

A. 12,8 gam.


B. 8,2 gam.

C. 6,4 gam.

D. 9,6 gam.

Câu 8: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc, khối lượng lá kẽm tăng thêm

A. 0,65 gam.

B. 1,51 gam.

C. 0,755 gam.

D. 1,3 gam.

Câu 9: Khi điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ trong một giờ với cường độ dòng điện 5 ampe. Khối lượng giải phóng ở catot là: (Cu = 63,5)

A. 5,969 gam

B. 5,5 gam

C. 7,5 gam

D. 7,9 gam

Câu 10: Cho 0,2 mol Fe vào  hỗn hợp 0,2 mol AgNO3 và 0,15mol Cu(NO3)2 . Khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là:

A. 17,2 gam                 
B.1,72 gam           
C. 28 gam             
D. 2,8 gam

Câu 11. Biết 2,3 gam hỗn hợp Mg, CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là  


A). 3,6 gam  
B). 3,9 gam  
C). 3,8 gam  
D). 3,7 gam  

DẠNG 5: NHIỆT LUYỆN

Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là


A. 0,448. 

B. 0,112. 

C. 0,224. 

D. 0,560.

Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3  (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 1,120. 

B. 0,896. 

C. 0,448. 

D. 0,224.

Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 1,12 lít.             
B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.              
D. 4,48 lít.
Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 3,22 gam.
      
B. 3,12 gam.

C. 4,0 gam.

D. 4,2 gam.



Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là 
A. 28 gam.               
B. 26 gam.

C. 22 gam.   
D.  24 gam.


Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là

A. 5,6 gam.            
B. 6,72 gam. 
C. 16,0 gam.
D. 8,0 gam.

Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là


A. 0,8 gam.
B. 8,3 gam.
C. 2,0 gam.
D. 4,0 gam.

Câu  8: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2​SO4 loãng thu được 2,24 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là 


A). 75% 
B). 85% 
C). 70% 
D). 80%

Câu 9. Khử m gam bột CuO bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần dung 1 lít dung dịch HNO3 1M , thu được 4,48 lít khí NO(đktc) duy nhất. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là  


A). 85%  
B). 80% 
C). 70% 
D). 75% 

Câu 10. Trộn 24 gam Fe2O3 với 10,8 gam nhôm rồi nung ở nhiệt độ cao( không có không khí). Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5,376 lít khí      (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là  


A). 12,5% 

B). 60% 

C). 80% 

     D). 90%

Câu 11:  Khối lượng bột nhôm cần dùng để có thể điều chế 78 gam Crom từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm là:

A. 27,0 gam

B. 54,0 gam

C. 67,5 gam

D. 40,5 gam

DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN

Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là  


A.  40 gam. 
B.  0,4 gam. 
C.  0,2 gam. 
D.  4 gam.  

Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam?

A. 1,6 gam.           
B. 6,4 gam.

C. 8,0 gam.       
      D. 18,8 gam.

Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là 


A.  CuSO4. 
B.  NiSO4. 
C.  MgSO4. 
D.  ZnSO4. 

Câu 4: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch sau điện phân là.

A. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M.

B. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M.

C. AgNO3 0,1M 




D. HNO3 0,3M 
Câu 5:  Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là



A. 1M.                      
B. 1,5M.

C. 1,2M.                   
D. 2M.
Câu 6: Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) với thời gian 30 phút, cường độ dòng điện là 0,5A. Hãy xác định số gam Cu thu được?

  A. 0,3 gam                       B. 0,35 gam        
C. 0,4 gam                     
D. 0,45 gam

Câu 7: Thể tích khí (ở đktc) thu được khi điện phân hết 0,1 mol NaCl trong dung dịch với điện cực trơ, màng ngăn xốp là:

A. 0,224 lít


B. 1,120 lít

C. 2,240 lít

          D. 4,489 lít

Câu 8. Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ dòng điện là 9,65A trong thời gian 3000 giây, thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là 


A). 80% 
         B). 70% 
       C). 90% 
              D). 60% 

Câu 9. Điện phân nóng chảy 4,25 gam muối clorua của một kim loại kiềm thu được 1,568 lít khí tại anot (ở 109oC và 1atm). Kim loại kiềm đó là  


A). Li 


B). K 


C). Na 


D). Rb
DẠNG KHÁC

Câu 1. Sục 6,72 lít khí CO2( đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là 


A). 20 gam 
B). 15 gam  
C). 10 gam  
D). 25 gam 

 Câu 2. Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong oxi dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là  


A). 0,82% 

B). 0,84% 

    C). 0,85% 
        D). 0,86 %

Câu 3. Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 . Trong hỗn hợp A mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là 


A). 234 gam 
B). 233 gam  
    C). 232 g am 
       D). 231 gam
Câu 4. Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO Thoát ra . Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là  


A). 22,56 gam  
B). 22,65 gam  
C). 21,56 gam 
D). 21,65 gam  

Câu 5. Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là  


A). 0,07 mol  
B). 0,05mol 
C). 0,06mol 
D). 0,08mol 

Câu 6. Cho 4,005 gam AlCl3 vào 1000ml dung dịch NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xong thu được bao nhiêu gam kết tủa? 

A). 2,34 g 

B). 2,6 g 

  C). 1,65 g 

      D). 1,56 g  
Câu 7. Để trung hòa dung dịch hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,05M? 

A). 2 lít  


B). 3 lít  

C). 1 lít 

D). 4 lít  
Câu 8. Hai mẫu kẽm có khối lượng bằng nhau. Cho một mẫu tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo ra 6,8 gam muối . Cho mẫu còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 thì khối lượng muối thu được là  


A). 7,42 gam 
        B). 13,6 gam 
        C). 16,1 gam          D). 8,05 gam 

Câu 9: Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không thay đổi còn lại 69 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đầu là:

A. 63% và 37%

B. 16% và 84%
  C. 84% và 16%
  D. 21% và 79%

Câu 10: Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba lượng dung dịch X là:

A. 100 ml

B. 200 ml

C. 300 ml

D. 600 ml

Câu 11: Hòa tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là:

A. 2,3 gam

B. 4,6 gam

C. 6,9 gam

D. 9,2 gam

Câu 12: Thêm NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,01 mol AlCl3. Kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhất ứng với số mol NaOH lần lượt bằng:

A. 0,01 mol và 
[image: image37.wmf]³

 0,02 mol.


B. 0,02 mol và 
[image: image38.wmf]³

 0,03 mol.

C. 0,03 mol và 
[image: image39.wmf]³

 0,04 mol.


D. 0,04 mol và 
[image: image40.wmf]³

 0,05 mol.

Câu 13: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lit khí (ở đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu lần lượt là:

A. 10,8 gam và 5,6 gam


B. 5,4 gam và 5,6 gam

C. 5,4 gam và 8,4 gam


D. 5,4 gam và 2,8 gam

Câu 14: Xử lí 9 gam hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc, nóng (dư) thoát ra 10,08 lít khí (ở đktc), còn các thành phần khác của hợp kim không phản ứng. Thành phần % khối lượng của Al trong hợp kim là:

A. 75%

B. 80%

C. 90%

D. 60%

Câu 15: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam Kali tác dụng với 108,2 gam H2O là

A. 5,00%

B. 6,00%

C. 4,99%.

D. 4,00%

Câu 16: Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít khí CO2 (đktc). Số gam mỗi muối ban đầu là

A. 2,0 gam và 6,2 gam    


B. 6,1 gam và 2,1 gam    



C.  4,0 gam và 4,2 gam


D.  1,48 gam và 6,72 gam

Câu 17: Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Giá trị của V là: 

A. 44,8 ml hoặc 89,6 ml 

B. 224 ml  
C. 44,8 ml hoặc 224 ml
D. 44,8 ml

Câu 18: Dẫn 17,6 gam CO2 vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M. Phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam kết tủa?


A. 20 gam.

B. 30 gam.

C. 40 gam.

D. 25 gam.

Câu 19: Dẫn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)​2 thu được 25 gam kết tủa và dung dịch X, đun nóng dung dịch lại thu thêm được 5 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là

A. 7,84 lit

B. 11,2 lit

C. 6,72 lit

D. 5,6 lit

Câu 20: 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3  

B. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3  

C. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3              
D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3  

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al - Mg trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim là

A. 69,2%.

B. 65,4%.

C. 80,2%.

D. 75,4%.

Câu 22 Cho dung dịch chứa 2,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 3,42 gam Al2(SO4)3. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là 


A.  3,12 gam. 

B.  2,34 gam.  

C.  1,56 gam. 
D.  0,78 gam. 

Câu 23.Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1, O = 16, Al = 27)

A. 1,2. 


B. 1,8. 


C. 2,4. 

D. 2.

Câu 24: Để hòa tan vừa hết 0,1 mol của mỗi oxit FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng dung dịch HCl thì lượng HCl cần dùng lần lượt là:

A. 0,2 mol; 0,8 mol và 0,6 mol.

B. 0,2 mol; 0,4 mol và 0,6 mol.


C. 0,1 mol; 0,8 mol và 0,3 mol.

D. 0,4 mol; 0,4 mol và 0,3 mol.

Câu 25: Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:

A. 0,86 gam

B. 1,03 gam

C. 1,72 gam

D. 2,06 gam
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